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chương V: tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn. 

§1. khái niệm chung.  
Tường chắn là kết cấu công trình dùng để giữ khối đất đắp hoặc vai hố đào sau 

tường khỏi bị sạt trượt. Tường chắn đất được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây 
dựng, thủy lợi, giao thông. Khi làm việc lưng tường chắn tiếp xúc với khối đất sau 
tường và chịu tác dụng của áp lực đất. Ví dụ trong xây dựng dân dụng và công nghiệp 
tường chắn thường được dùng trong các nhà có tầng hầm, trong xây dựng cầu đường 
dùng để chống đỡ nền đường đắp hay nền đường đào sâu, dùng để làm mố cầu, tường 
để bảo vệ các sườn dốc tự nhiên và nhân tạo khỏi bị trượt, sạt hoặc sụt lở. Trong các 
công trình xây dựng thủy lợi, tường chắn thường được dùng trong các công trình trạm 
thủy lợi, tường chắn thường được dùng trong các công trình trạm thủy điện trên sông, 
làm bộ phận nối tiếp giữa đập tràn hoặc nhà của trạm thủy điện với các công trình đất 
và sườn bờ, chúng cũng được dùng trong các công trình vận tải như âu thuyền hoặc 
dùng trong hệ thống dẫn nước thuộc trạm thủy điện như máng nước, bể lắng, ngoài ra 
tường chắn còn được dùng rộng rãi để đối phó với các quá trình xâm thực và bào xới, 
bảo vệ bờ sông, bờ biển, v.v� ở hình V-1 là mặt cắt của một số loại tường chắn : a) 
đường đắp ; b) đường đào ; c,d) Mố cầu ; g) tường bên cống nước ; h) tường tầng hầm . 

a) c)

d) g)

buồng 

ngầm

h)

b)

 
Hình V-1: Mặt cắt một số loại tường chắn 

 Chúng ta nên lưu ý rằng, đối với các công trình thủy công, có một số bộ phận 
của kết cấu công trình không phải là tường chắn đất nhưng có tác dụng tương hỗ với 
đất và cũng chịu áp lực của đất giống như tường chắn đất. Do đó, khái niệm về tường 
chắn được mở rộng ra cho tất cả những bộ phận của công trình có tác dụng tương hỗ 
giữa đất tiếp xúc với chúng. áp lực đất là một trong những tải trọng chủ yếu tác dụng 
lên tường. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng các tường chắn, trước hết cần xác định được 
trị số, điểm đặt, phương và chiều tác dụng của áp lực đất, đó là tài liệu quan trọng trong 
thiết kế tường chắn 

 1.1. Phân loại tường chắn đất. 

 Người ta có thể phân loại tường chắn dựa trên các cơ sở mục đích sau đây : 
Theo mục đích xây dựng, theo đặc tính công tác của tường, theo chiều cao tường, theo 
vật liệu xây dựng tường, theo độ nghiêng của tường hay theo phương pháp thi công xây 
dựng tường, theo độ cứng,v.v� Trong đó việc phân loại tường theo độ cứng là yếu tố 
quan trọng nhất để tính toán sự làm việc đồng thời giữa tường chắn và đất. Theo cách 
phân loại này, tường được phân thành các loại sau: 

 



CHƯƠNG v                                                                                                                Trang 220 
  
 - Tường mềm: Là loại tường sinh ra biến dạng uốn khi chịu tác dụng của áp lực 
đất. Loại tường này thường là những tấm gỗ, thép, bê tông cốt thép ghép lại do đó 
chiều dày nhỏ hơn nhiều so với chiều cao và bề rộng của tường. Nếu bản thân tường 
chắn đất bị biến dạng (uốn) thì nó sẽ làm thay đổi điều kiện tiếp xúc giữa lưng tường 
chắn với khối đất đắp sau tường, do đó làm thay đổi trị số áp lực đất tác dụng lên lưng 
tường và cũng làm thay đổi dạng biểu đồ phân bố áp lực đất theo chiều cao tường. Sự 
ổn định của loại tường này được quyết định bằng cách chôn chân tường vào trong nền 
đất, để tăng cường sự ổn định và độ cứng của tường người ta thường dùng neo tường 
vào khối đất (Hình V-2.a) 

 - Tường cứng: Là loại tường không có biến dạng uốn khi chịu áp lực đất mà chỉ 
có chuyển vị tịnh tiến và xoay. Nếu tường cứng xoay mép dưới thì đỉnh thường có xu 
hướng tách rời khỏi khối đất đắp và chuyển vị về phía trước. Nếu tường cứng xoay 
quanh mép trên thì chân tường sẽ rời khỏi khối đất, loại tường này thường dùng vật liệu 
gạch, đá hộc, bê tông đá hộc, bê tông, tường có chiều cao, chiều dàyvà bề rộng gần 
bằng nhau. Độ ổn định của loại tường này thường được quyết định do trọng lượng bản 
thân tường, do đó loại tường này còn có tên gọi là tường Trọng lực (Hình V-2.b) 

 - Tường bán trọng lực: Loại tường này thường được cấu tạo bởi các cấu kiện bê 
tông cốt thép hoặc nhiều tấm bê tông cốt thép ghép lại với nhau. Tường này có chiều 
dày nhỏ hơn nhiều so với chiều cao và bề rộng của tường. Độ ổn định của tường quyết 
định không những chỉ do trọng lượng bản thân tường và bản đáy mà còn do trọng 
lượng khối đất đắp nằm trên bản móng (Hình V-2.c).  
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1.2. áp lực đất và điều kiện sản sinh

 

Như chúng ta đã biết, tường ch
khối đất sau tường được cân bằng, kh
của khối đất sau tường và tải trọng ở t
ra một áp lực đất tác dụng lên lưng tư
trạng thái ứng suất của khối đất sau tư
tường cũng khác nhau. Vì vậy, trước k
biết điều kiện sản sinh ra chúng. 
 Dựa trên cở sở thí nghiệm ngh
tường là cát hạt vừa. K.Terzaghi đã ch
đất sau lưng tường luôn luôn có xu hư
tường thì sẽ tạo ra áp lực tác dụng lên
của đất, kích thước hình học của tường
tường. 

 

Hình V-2
 ra áp lực đất. 

ắn đất là một kết cấu công trình dùng để giữ cho 
ỏi bị đổ. Khi có tường chắn đất, do trọng lượng 
rên bề mặt khối đất đó (nếu có), cho nên sẽ sinh 
ường, tùy theo hình thức chuyển vị của tường mà 
ường sẽ khác nhau, do đó trị số của áp lực đất lên 
hi xét đến vấn đề tính toán áp lực đất, cần phải 

iên cứu tương tác giữa đất và tường, với đất sau 
o biết rằng, dưới ảnh hưởng của trọng lực, khối 
ướng chuyển dịch và khi gặp sức phản kháng của 
 tường. áp lực này phụ thuộc vào tính chất cơ lý 
 và nó phụ thuộc rất nhiều vào độ chuyển vị của 
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 Nếu tường tuyệt đối cứng, và hoàn toàn không chuyển vị đất sau tường ổn định, 
thì khối đất sau tường ở trạng thái cân bằng tĩnh, áp lực đất tác dụng lên lưng tường lúc 
này gọi là áp lực tĩnh và ký hiệu bằng Et. 
 Khi tường chuyển dịch về phía trước hoặc quay với một góc rất nhỏ quanh mép 
trước của chân tường (hình V-3a), thì khối đất sau lưng tường sẽ dãn ra, áp lực đất lên 
tường sẽ giảm dần khi độ chuyển dịch của tường tăng. Khi chuyển dịch đạt đến giá trị 
nhất định (theo K Terzaghi giá trị này là ∆ =0,1ữ0,5%H, H: chiều cao của tường) thì 
xuất hiện các vết nứt trong đất, khối đất sau tường sẽ bị trượt xuống theo các vết nứt, 
người ta gọi là mặt trượt chủ động. áp lực đất tương ứng khi xuất hiện mặt trượt  gọi là 
áp lực chủ động và ký hiệu là Ec. 
 Ngược lại nếu do tác dụng của lực ngoài tường chuyển dịch ngang hoặc ngã về 
phía sau (hình V-3.b) thì khối đất sau tường sẽ bị ép lại, do đó mà áp lực đất lên tường 
sẽ tăng dần lên khi độ chuyển dịch của tường tăng. Khi chuyển dịch đủ lớn (khoảng ∆ 
=1ữ5%H )trong đất xuất hiện vết nứt và khối đất sau tường bị đẩy trượt lên trên người 
ta gọi là mặt trượt bị động. áp lực đất tác dụng lên tường tương ứng khi xuất hiện mặt 
trượt gọi là áp lực bị động và ký hiệu là Eb. 
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Hình (V-4) : Cho kết q
mô hình tường chắn của K.Ter
(V-4) ta thấy rằng, giá trị của
dụng lên tường chắn phụ thuộc 
chuyển vị của tường đối với đấ
trường hợp, khi tường chuyển 
phía này hay phía kia đến các
nào đó (∆c và ∆b) thì áp lực đấ
tường giảm hoặc tăng đến các t
áp lực chủ động hoặc áp lực bị ®
lực đất tác dụng lên lưng tường
không biến đổi nữa (ứng với 
bằng giới hạn) và phần đất sau 

 

Hình V-3

uả thí nghiệm 
zaghi. Từ hình 
 áp lực đất tác 
hướng và trị số 
t. Trong cả hai 
vị tăng dần về 
 trị số giới hạn 
t tác dụng lên 

rị số giới hạn là 
ộng, sau đó áp 
 chắn hầu như 
trạng thái cân 
lưng tường sẽ bị phá hoại (trượt) theo một mặt BC nào 
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đó trong khối đất đắp (hình V-3). Từ nhận xét trên ta thấy rằng áp lực chủ động của 
đất có chiều cùng với chiều chuyển vị của tường, còn áp lực bị động của đất thì có 
chiều ngược với chiều chuyển vị của tường. 

Nhìn chung, tất cả các loại tường chắn đều làm việc ở điều kiện hết sức phức 
tạp, do đó việc xác định giá trị áp lực hông thực tế tác dụng lên công trình chắn đất là 
một vấn đề rất khó khăn, nên các giá trị áp lực hông tính toán được theo các phương 
pháp hiện có, kể cả phương pháp được gọi là chính xác nhất hiện nay cũng chưa cho 
được lời giải phản ánh đúng thực tế.  
1.3. Các lý thuyết tính toán áp lực đất lên tường chắn. 
 Lý thuyết áp lực đất là một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp của Cơ 
học đất. Để giải quyết vấn đề này, đến nay đã có khá nhiều thuyết về áp lực đất theo 
những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy rằng tất cả các lý thuyết ấy thuộc 
về hai loại cơ bản khác nhau. 
 - Loại không xét đến độ cứng của tường và loại có xét đến độ cứng của tường 
(có thể tham khảo trong các tài liệu chuyên sâu về tường chắn). 
 - Loại không xét đến độ cứng của tường giả thiết tường tuyệt đối cứng và chỉ xét 
đến các trị số áp lực đất ở trạng thái giới hạn là áp lực chủ động và áp lực đất bị động. 
Thuộc loại này có thể phân thành hai nhóm. 
a) Nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn. 
 Các lý thuyết theo nhóm này đều giả thiết khối đất trượt sau tường chắn, giới 
hạn bởi mặt trượt có hình dạng định trước, như một khối rắn ở trạng thái cân bằng giới 
hạn. Đại diện cho xu hướng lý thuyết này là lý thuyết C.A.Coulomb (1773) và sau đó 
được I.V.Pôngxele, K.Culman, ... phát triển thêm. 
b) Nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn phân tố (điểm): 
 Nhóm lý thuyết này chủ trương tính toán các trị số áp lực đất chủ động và áp lực 
đất bị động với giả thiết các điểm của môi trường đất đắp đạt trạng thái cân bằng giới 
hạn cùng một lúc. Lý thuyết này đã được giáo sư V.L.M.Rankine đề ra năm 1857 sau 
đó được nhiều tác giả phát triển thêm và đặc biệt đến nay lý thuyết cân bằng giới hạn 
phân tố được phát triển rất mạnh mẽ, trước hết phải kể đến các công trình nghiên cứu 
lý thuyết của viện sĩ V.V.Xôcôlovski. Ngoài ra còn có X.X.Geluskêvits đã thành công 
trong việc giải các bài toán về lý thuyết cân bằng giới hạn bằng phương pháp đồ giải, 
bằng hệ vòng tròn đặc trưng. 
 Đến nay, lý thuyết tính toán áp lực đất có xét đến độ cứng của tường (tường 
mềm) chưa được nghiên cứu đầy đủ bằng lý thuyết tính toán áp lực đất lên tường cứng 
loại này được phát triển theo hai hướng. 
 Xu hướng tính gần đúng theo các biểu thức tính toán áp lực đất chủ động và áp 
lực đất bị động đối với tường cứng. 
 Xu hướng tính tường mềm như dầm tựa lên nền đàn hồi và dùng các loại mô 
hình cơ học về nền để giải. Các phương pháp theo xu hướng này không những cho 
phép xác định áp lực đất lên tường mềm (tức là phản lực nền) mà còn xác định được cả 
chuyển vị của tường mềm nữa. 
 Lý luận áp lực đất của Xôcolovski hiện nay được coi là một lý luận chặt chẽ về 
mặt toán học, cho kết quả với độ chính xác khá cao và đúng với các quan sát thực tế, 
song còn bị hạn chế chủ yếu ở chỗ cách thực hiện lời giải quá phức tạp, chưa đưa ra 
được các lời giải và bảng tính sẵn cho mọi trường hợp cần thiết trong tính toán thực tế. 
 Còn lý luận áp lực đất của C.A.Coulomb chỉ được coi là lý luận gần đúng do 
những hạn chế của các giả thiết cơ bản. Song hiện nay lý luận này vẫn được dùng phổ 
biến để tính áp lực đất chủ động lên tường chắn, vì tính toán tương đối đơn giản, có khả 
năng giải được nhiều bài toán thực tế phức tạp và cho kết quả đủ chính xác trong 
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trường hợp tính áp lực đất chủ động, còn khi xác định áp lực bị động của đất thì sai số 
lại quá lớn so với thực tế. 
 
§2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH áP LỰC TĨNH CỦA ĐấT LÊN TƯờng chắn 

Xét bài toán mặt đất sau tường phẳng, nằm ngang, đất sau tường đồng nhất nằm 
trong trạng thái cân bằng bền, lưng tường phẳng thẳng đứng. Với giả thiết sự có mặt 
của tường không làm thay đổi điều kiện làm việc của đất. Khi đó áp lực của đất tác 
dụng lên mặt phẳng lưng tường chính là áp lực hông trên mặt phẳng đó trong nền khi 
không có tường. Do khối đất ở trạng thái cân bằng tĩnh nên áp lực đó gọi là áp lực tĩnh. 

Cường độ áp lực đất tĩnh được xác định theo công thức sau: 
zKP oo ..γ=          (V-1) 

Trong đó : - γ : là dung trọng của đất  
z: độ sâu của điểm M cần tính  
Ko hệ số áp lực hông của đất . Hệ số này có thể xác định bằng thí nghiệm hoặc 

tính theo các công thức sau: 

             
o

o
oK

µ
µ
−

=
1

       ;          K0 =1-sinϕ          ;      
ϕ

ϕ
cos

sin1−
=oK  

Hoặc có thể lấy theo bảng (V-1) sau: 
Bảng V-1: Hệ số áp lực hông K0   

Tên đất Cát á sét nhẹ á sét Sét 
Hệ số K0 0,43÷0,54 0,54÷0,67 0,67÷0,82 0,82÷1,00 

Vì đất ở trạng thái cân bằng bền nên vòng Mohr biểu diễn ứng suất tại điểm M 
nằm dưới đường C.A.Coulomb (Hình V-5).  

Biểu diễn cường độ áp lực đất tác dụng lên tường có dạng tam giác, do đó tổng 
áp lực đất tĩnh tính theo công thức: 

ot KHE .
2
1 2γ=          (V-3) 

Và điểm đặt cách đáy tường 1/3 H. 

ϕ

c

0

τ=σ ϕ+c

0P

γz

H

zγ

M

z

P

3
H

cE0

τ

σ

 
 Hình V-5 

 

§3. Lý THUYẾT ÁP LỰC ĐẤT CỦA C.A.COULOMB. 
Như chúng ta đã biết, trong nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn 

có xu hướng xem khối đất trượt sau tường chắn, giới hạn bởi mặt trượt có hình dạng 
định trước: Là mặt phẳng (C.A.Coulomb), là mặt cong (W.Fellenius), là mặt hỗn hợp 
giữa phẳng và cong (L.Rendulic). 
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Do tính phức tạp trong tính toán của xu hướng xem mặt trượt là mặt cong hay 
mặt hỗn hợp, hơn nữa kết quả cũng không sai khác nhiều so với xu hướng xem mặt 
trượt là mặt phẳng của C.A.Coulomb, nên trong phần này chỉ trình bày xu hướng xem 
mặt trượt là mặt phẳng.  

Lý thuyết áp lực đất lên tường chắn của C.A.Coulomb dựa trên cơ sở của các giả 
thiết sau đây : 

- Tường tuyệt đối cứng không biến dạng, mặt trượt là mặt phẳng.  
- Lăng thể trượt xem như một khối rắn tuyệt đối được giới hạn bằng hai mặt 

trượt : mặt phát sinh trong khối đất và mặt lưng tường. Giả thiết này cho phép ta thay 
các lực thể tích và lực bề mặt tác dụng lên lăng thể trượt bằng các lực tương đương như 
trọng lượng G của lăng thể trượt, phản lực R từ khối đất bất động và phản lực E từ phía 
tường. 
 - Xét khối đất trượt ở trạng thái cân bằng giới hạn, nghĩa là trạng thái ứng với 
thời điểm bắt đầu trượt (trị số áp lực đất chủ động tính toán được xác định tương ứng 
với lực đẩy của lăng thể trượt lên tường, còn trị số áp lực đất bị động được xác định 
tương ứng với lực chống của lăng thể trượt lên tường). Với giả thiết này cho phép ta 
thừa nhận các góc lệch của các phản lực tại các mặt trượt bằng góc ma sát trong ϕ 
(giữa khối đất bất động và lăng thể trượt) và góc ma sát ngoài δ (giữa đất và lưng 
tường) đồng thời đa giác lực (G, Ec, R) khép kín. 
3.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất theo lý thuyết C.A.Coulomb. 
3.1.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất rời theo lý thuyết C.A.Coulomb 
 Giả sử có một tường chắn cứng 
với lưng tường phẳng AB, chắn giữ 
khối đất đắp (đất rời) sau lưng tường 
với mặt đất có dạng bất kỳ, không chịu 
tác dụng của tải trọng ngoài (hình V-6). 
Nếu gọi ε là góc nghiêng của lưng 
tường so với phương thẳng đứng và ω 
là góc hợp bởi mặt trượt giả thiết nào 
đó với phương nằm ngang, thì tại thời 
điểm xảy ra trượt sẽ xuất hiện hai mặt 
trượt AB và BC, tạo thành lăng thể trượt 
ABC.  

h δ

ψ g
ε

ec

b

ω

ϕ

ω−ϕ

a

r
r

g

ce
ψ

ω−ϕ

ε

  Theo giả thiết 2 và 3 thì phương 
của hai phản lực Ec và R được xác định 
bởi góc ma sát ngoài δ và góc ma sát trong ϕ như hình (V-6). Điều kiện cân bằng giới 
hạn được thỏa mãn khi tam giác lực (G, Ec, R) khép kín. Do đó, dựa vào hệ thức lượng 
của tam giác lực (hình V-6): có thể rút ra biểu thức sau đây của áp lực chủ động đối 
với đất rời lên lưng tường cứng. 

Hình V-6 

   
( )

( )ψϕω
ϕω
+−

−
=

sin
sin.GEc      (V-4) 

Trong đó :  G - Trọng lượng của lăng thể trượt ABC ; 
  ω - Góc trượt ; 
  ψ - Góc nghiêng giữa Ec và phương thẳng đứng và xác định bằng: 
    ψ = 900 - ε - δ     (V-5)  
  ε - Góc nghiêng của lưng tường. 

 Tương tự ta có biểu thức tính R :  
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   ( )ψϕω
ψ

+−
=

sin
sin.GR       (V-6)  

 Trong phương trình (V-4) do đại lượng G thay đổi theo ω, nên Ec là hàm số của  
ω. Để tính toán ổn định của tường phải dựa vào áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất 
tác dụng lên lưng tường. Do đó, để giải được bài toán áp lực đất C.A.Coulomb đã dùng 
nguyên lý cực trị để đưa thêm vào một phương trình nữa. Nguyên lý cực trị tức là góc 
ω ứng với trị số áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) của đất rời lên lưng tường cứng được 
xác định từ điều kiện: 

   0
d

dEc =
ω

       (V-7) 

Từ phương trình (V-4) có thể thấy rằng hàm   số 
Ec = f (ω) biến thiên theo dạng đường cong (hình V-7) 
đường cong này sẽ cắt trục ω tại các điểm khi ω = ϕ 
hoặc ω=900+ ε, tứclà Ec = 0. Nếu vẽ đường thẳng tiếp 
tuyến với đường cong và song song với trục ω sẽ xác 
định được trị số áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) và trị số 
góc trượt ω0.  

Để xác định được trị số lớn nhất của Ec  trong các 
trị số có thể có, người ta phải giả thiết nhiều mặt trượt 
BC có thể xảy ra, để từ đó xác định được trị số Ecmax. Dựa 
vào các điều kiện của bài toán đặt ra (hình dạng lưng 
tường, hình dạng mặt đất đắp, và tải trọng ngoài tác dụng lên khối đất đắp, v.v ...) hiện 
nay thường dùng các phương pháp sau đây để xác định áp lực chủ động lớn nhất Ecmax 
của đất. 

c maxe

ω

ec 

ο
ο90+εO ϕ ω

Hình V-7

 3.1.1.1. Thành lập công thức tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất rời theo 
phương pháp giải tích. 

Phương pháp giải tích chỉ dùng để giải bài toán với trường hợp mặt đất phẳng và 
lưng tường phẳng (hình V-8). Từ đáy tường B trên hình (V-8). Kẻ trục ma sát BD hợp 
với phương nằm ngang một góc bằng góc ma sát trong của đất ϕ. Và cũng từ B vẽ trục 
chuẩn BK hợp với lưng tường một góc (ϕ + δ). Như vậy trục chuẩn BK sẽ tạo với 
đường kéo dài của trục ma sát một góc bằng ψ. 

c)

z

H

b)a)

h

c
a

d

b

k
e

fβ

ϕ+δ
ε

ψ

ψ

ϕ−α

ω ϕ

ψ

ω−ϕ

e

r
g

γ c®hk

ψ

ε

α
c

  
  Hình V-8 
 
Giả sử BC là một mặt trượt bất kỳ và có góc trượt tương ứng là ω. Từ A và C kẻ 

các đường AE, CF song song với trục chuẩn BK. Từ hình (V-8) ta thấy rằng tam giác 
BCF đồng dạng với tam giác lực nên ta có :  
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BF
CFGEc .=         (V-9) 

Trong đó :  βγ= sin.AC.AB..
2

1
G       (V-10) 

với  β = 900 - ε + α  
 γ - dung trọng của đất     

 Thay (V-10) vào (V-9) ta có :         βγ= sin.
BF

CF
.AC.AB..

2

1
Ec           (V-11) 

 vì CF // AE nên ta có :  

   
ED

FD
.AECFvµ

ED

EF
.ADAC ==     (V-12) 

 Thay (V-12) vào (V-11) ta có :  
BF

FD.EF
.

ED

AD.AE.AB
.sin..

2

1
E

2c βγ=    (V-13) 

       Từ biểu thức (V-13) ta thấy rằng AB, AE, AD và ED hoàn toàn không 
phụ thuộc vào góc trượt ω, cho nên trị số cực đại của áp lực chủ động (Ecmax) sẽ tương 

ứng với trị số cực đại của biến lượng 
BF

FD.EF
. 

 Nếu ta đặt :   và
ED

AD.AE.AB
.sin..

2

1
A

2
βγ=  

BF

FD.EF
X =  

 với lý do trên ta có : Ecmax = A.Xmax                 (V-14)  

 Do điểm C chưa xác định dẫn đến F cũng chưa xác định được nên đặt BF = x là 
ẩn số, BE = a và BD = b là những số đã biết. 

 Ta có :   
( )( )

x

xbax
X

−−
=       (V-15) 

Dựa vào điều kiện (V-7) và (V-14) ta có : 0=
dx
dX

, sau khi giải ra ta có trị số 

cực đại của xmax = b.a  và đem thay trị số này vào phương trình (V-15) ta được trị số 
cực đại của X là :  

    ( )2

max abX −=      (V-16)  

Xét tam giác ABD ta có góc ADB =ϕ-α thì theo hệ thức sin trong tam giác lượng ta có 

   

( ) ( )
( )

( ) abDEABAE

ABADbAB

−=
−

=

−
−

=
−

=

;
sin

cos.

sin
cos.;

sin
sin.

ψ
εϕ

αϕ
εϕ

β
αϕ

 

Thay AB, AD, AE, DE và (V-16) vào (V-14) đồng thời rút gọn ta có : 

   
( )

[ ]2

2
2

max
/1

1.
sin

cos...
2
1

ba
ABEc

+

−
=

ψ
εϕγ                 (V-17) 

 Mặt khác ta có:  
ε

=
cos

H
AB , và nếu đặt 

b

a
Z =  ta có thể viết dưới dạng sau :  

  
( ) ( )

( )α−ε
α−ϕ

ϕ
δ+ϕ

=×==
cos

sin
.

sin

sin

b

AB

AB

a

b

a
Z  , thay Z vào công thức (V-17) 
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ta có:   cdc KHE ...
2
1 2

max γ=        (V-18)  

Trong đó :  Kcđ - là hệ số áp lực chủ động của đất và bằng  

  
( )

( ) ( )
( )

22

2

cos.sin
sin.sin1

1.
sin.cos

cos

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−+

+

−
=

αεψ
αϕδϕψε

εϕ
cdK          (V-19) 

 H - là chiều cao tường chắn ;   δ - góc ma sát giữa đất đắp và lưng tường có thể 
lấy theo bảng (V-2) ; các đại lượng khác như hình vẽ (V-8).   
 * Các trường hợp đặc biệt. 
 - Trường hợp tường thẳng đứng với lưng tường nhẵn, mặt đất sau lưng tường 
nghiêng dưới góc bằng góc ma sát trong của đất, tức là (ε = 0, δ = 0 và α = ϕ). 
  Do đó :  Kc® = cos2ϕ       (V-20)  
 - Trường hợp lưng tường nghiêng, lưng tường trơn nhẵn và mặt đất nằm ngang 
tức là  (δ = 0 , α = 0 và ε ≠ 0). Do đó ta có :  

   εεϕε cos
2

45
2

0
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−+±= tgtgKcd    (V-21) 

Lấy  dấu (+) khi tường nghiêng dương còn dấu (-) khi tường nghiêng âm 
 - Trường hợp tường thẳng đứng, lưng tường trơn nhẵn và mặt đất sau lưng tường 
nằm ngang, tức là (ε = 0 , δ = 0 và α = 0). Do đó ta có :  

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

2
4502 ϕtgKcd       (V-22) 

   Bảng V-2: Trị số góc ma sát giữa đất đắp và lưng tường.    
Đặc điểm tường chắn Góc ma sát δ 

Lưng tường trơn nhẵn, thoát nước không tốt  
Lưng tường nhám, thoát nước tốt  
Lưng tường rất nhám, thoát nước tốt  
 

0 ÷ ϕ/3 
ϕ/3 ÷ ϕ/2 
ϕ/2 ÷ 2ϕ/3 

Từ công thức (V-18) ta thấy rằng, áp lực chủ động (Ecđ) tỷ lệ thuận với chiều 
cao tường. Do vậy cường độ áp lực đất chủ động tác dụng lên tường tại độ sâu Z được 
tính như sau: 

  cdcd
c

c KzKz
dz
d

dz
dE

P ..)..
2
1( 2 γγ ===            (V-23) 

 Biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động của đất lên tường theo chiều sâu có dạng 
hình tam giác như trên hình (V.8-b). Điểm đặt của áp lực đất chủ động nằm ở trọng 
tâm biểu đồ cường độ áp lực, trong trường hợp này, trọng tâm của biểu đồ nằm trên 
đáy tường là H/3, phương tác dụng của Ec nghiêng một góc δ so với pháp tuyến của 
lưng tường.   
3.1.1.2. Xác định áp lực chủ động lớn nhất của đất theo phương pháp đồ giải. 

Phương pháp này vẫn dựa trên những giả thiết cơ bản và nguyên lý tính toán 
giống như phương pháp giải tích, chỉ khác là dùng cách vẽ để xác định áp lực chủ động   
3.1.1.2.1. Phương pháp K.Culman. 

Phương pháp này được dùng cho mọi trường hợp khi tường đứng hoặc nghiêng 
mặt đất sau tường có dạng bất kỳ, và có xét đến ảnh hưởng của lực ma sát giữa đất và 
tường. Bản chất của phương pháp này là dựa vào nguyên tắc xây dựng tam giác lực 
khép kín (Hình V-9). Để giải quyết bài toán này K.Culman dựa trên cơ sở tính chất 
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sau đây: 

Giả sử có mặt trượt BC 
làm với mặt nằm ngang một góc 
ω (hình V-9). Từ B kẻ trục 
chuẩn BK làm với lưng tường 
một góc (ϕ + δ) và cũng từ B kẻ 
đường BD làm với mặt nằm 
ngang một góc là ϕ, rồi từ C kẻ 
đường song song với BK cắt BD 
tại F, (hình V-9) thì tam giác 
BCF sẽ đồng dạng với tam giác 
lực G,R,Ec. Nếu lấy đoạn Bg 
trên BD biểu thị trọng lượng G 
của lăng thể trượt BCA (cạnh G trong tam giác lực GREc) và từ g kẻ đường thẳng song 
song với BK cắt mặt trượt BC tại a, thì đoạn ag biểu thị trị số áp lực chủ động Ec ứng 
với mặt trượt BC đã giả định. (Vì tam giác Bag cũng đồng dạng và bằng tam giác lực 
G.R.Ec). 
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Dựa trên  cơ sở của tính chất đó K.Culman đã đề ra cách vẽ như sau : Vẽ nhiều 
mặt trượt "có thể" BC1, BC2 ... BCn, và cũng bằng cách tương tự như đã trình bày ở trên 
sẽ xác định được các giao điểm a1, a2 ... an. Như vậy đã tìm được các vectơ biểu diễn áp 
lực chủ động Ec1, Ec2, ... Ecn tương ứng với các mặt trượt đã giả định. Nối các điểm ai ta 
được một đường cong trong hệ trục toạ độ xiên KBD gọi là đường cong Culman (C). 
Đường cong này có tung độ lớn nhất là a0g0 (a0 là điểm tiếp tuyến của đường thẳng với 
đường cong và song song với BD), biểu diễn áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất rời 
lên lưng tường cứng. Mặt trượt tính toán BC0 sẽ đi qua điểm a0 có tung độ lớn nhất a0g0 
(hình V-9). 
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3.1.1.2.2. Phương pháp G.Rebhan.  
Phương pháp này có thể áp 

dụng cho mọi trường hợp. Dựa vào 
các giả thiết tính toán áp lực đất của 
Coulomb. Rebhan đưa ra hai định lý 
gọi là định lý Rebhan. 
 - Diện tích của lăng thể trượt 
ABC ứng với trị số Ecmax bằng diện 
tích của tam giác lực BCF vẽ trên vết 
của mặt trượt. 
 - Trị số Ecmax bằng dung trọng 
của đất nhân với diện tích tam giác 
CUF là tam giác cân có CF = UF). Hình V-10 

  Bản chất của phương pháp này 
là dựa vào các giả thiết của C.A.Coulomb. Trị số áp lực chủ động của đất lên tường xác 
định theo công thức (V-4). 

   
( )

( )ψϕω
ϕω
+−

−
=

sin
sin.GEc            (V-4’). 

 Theo A.C.Coulomb thì trị số Ec cần tìm là lớn nhất, do đó dựa vào nguyên lý  
cực trị ta lấy đạo hàm biểu thức trên theo ω và cho triệt tiêu để tìm trị số Ecmax ta có :  
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( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) 0
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cos.sinsin.cos.

sin
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+

+
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−
=

ψϕω
ψϕωϕωψϕωϕω

ψϕω
ϕω

ωω

G

d
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d
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 (V-24) 

hay :  ( ) ( ) 0
sin

sin.sin =
+−

+−
ψϕω

ψϕω
ω

G
d
dG

     (V-24') 

Vì  cos(ω - ϕ) . sin (ω - ϕ + ψ) - sin (ω - ϕ) . cos (ω - ϕ + ψ)  = sinψ 
 Do đó ta có thể rút ra biểu thức xác định trọng lượng lăng thể trượt ứng với mặt 
trượt có áp lực đất chủ động lớn nhất tác dụng lên lưng tường. 

   
( ) ( )

ψ
ψϕωϕω

ω sin
sin.sin. +−−

−=
d
dGG     (V-25) 

 Mặt khác theo hình vẽ (V-10) ta có [dG] = γ . dt (∆ BC0C) (trị số tuyệt đối). Do 
dω nhỏ nên ta có thể viết : 

   [ ] ωγ= d.BC..
2
1dG 2  

Vì ω tăng thì G giảm cho nên ta có :  

[ ] ωγ−=−= d.BC..
2
1dGdG 2         (V-26) 

Hơn nữa từ tam giác BCF ta có :  

( )ψϕω
ψ

+−
=

sin
sin.BFBC        (V-27) 

                                                                   
Thay biểu thức (V-27) và (V-26) vào (V-25) ta có :    

  ( ) )(.sin....
2
1 BCFdtBFBCG ∆=−= γϕωγ     (V-28)  

 Mặt khác theo hình vẽ (V-10) ta có :  
   G = γ . dt(∆ ABC)       (V-29) 

Do đó ta có :  
   dt(∆ ABC) = dt(∆ BCF)      (V-30)  
Công thức (V-30) là nội dung định lý thứ nhất của Rebhan. 

Theo định lý thứ nhất của Rebhan thì từ biểu thức (V-28) thay vào biểu thức (V-
4’) ta được trị số của áp lực chủ động lớn nhất Ecmax là :  

 

 
( )

( )
( )

( )ψϕω
ϕωψγ

ψϕω
ϕωγ

+−
−

=
+−

−
∆=

sin
sin.sin...

2
1.

sin
sin).(.max CFBFBCFdtEc    (V-31)  

cũng theo hình vẽ (V-10) ta có liên hệ : 

  
( )

( )ϕ−ω
ψ+ϕ−ω

=
sin

sin.CFBF       (V-32)  

 Do đó khi thay (V-32) vào (V-31) ta có :  

  ψγ sin...
2
1 2

max CFEc =       (V-33) 

vì ψsin..
2
1 2CF  chính bằng diện tích của tam giác cân CUF nên ta có :  

Ecmax = γ . dt(∆ CUF )      (V-34)  
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(Tam giác CUF được vẽ như sau : lấy F làm 
tâm chập đoạn FC xuống trục BD ta được FU 
= FC). 
 Dựa trên cơ sở hai định lý trên 
G.Rebhan và M.G.Beskin đề nghị phương 
pháp đồ thị xác định vị trí mặt trượt ứng với 
Ecmax như sau:  
 Sau khi đã vẽ được đường chuẩn BK 
làm một góc (ϕ + δ) với lưng tường và đường 
BD làm với mặt phẳng nằm ngang một góc là 
ϕ (hình V-11), ta vẽ nhiều mặt trượt bất kỳ 
BC0, BC1, BC2 ... BCn. Từ các điểm C0, C1, C2 
... Cn ta vẽ các đường thẳng song song với trục 
chuẩn BK, và như thế ta đã có các tam giác lực 
vẽ trên vết các mặt trượt là ∆BC0F0 ,  ∆BC1F1 , 
... ∆BCnFn (hình V-11). Tính các diện tích của 
tam giác ABCi và BCiFi gọi (đặt) chúng là fi và 
Si. Từ chân tường B, theo một tỷ lệ nhất định 
đặt các tung độ có trị số bằng fi và Si tương 
ứng với các hoành độ Xi của các điểm Ci. Nối các đầu mút của các đoạn thẳng đó ta 
được hai đường cong f và S. Từ giao điểm I của hai đường cong đó, ta dựng đường 
thẳng đứng gặp mặt đất tại C. Nối C với B ta được vị trí mặt trượt BC tính toán tương 
ứng với Ecmax, bởi lúc này ta có diện tích lăng thể trượt ABC bằng diện tích tam giác 
lực BCF vẽ trên vết mặt trượt của nó. Nếu từ C ta kẻ đường thẳng song song với trục 
chuẩn BK ta sẽ được đoạn CF, để tính Ecmax theo công thức (V-33). 
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3.1.2. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất dính theo lý thuyết C.A.Coulomb. 
 Việc tính toán áp lực đất chủ động lớn nhất, có xét đến ảnh hưởng của lực dính 
kết là điều rất cần thiết. Trước đây, khi thiết kế thường hay bỏ qua ảnh hưởng của lực 
dính vì cho rằng nó chỉ được phát huy trong một điều kiện nhất định, còn khi trong đất 
đắp xuất hiện vùng biến dạng dẻo dưới tác dụng của trọng lượng bản thân đất cũng như 
do ảnh hưởng của tải trọng ngoài trên mặt đất đắp, hoặc khi đất nằm trong nước 
(thường thấy ở đất đắp sau tường chắn thuộc các công trình thuỷ lợi), cũng như khi 
nhiệt độ của môi trường xung quanh thay đổi, làm cho kết cấu của khối đất bị phá hoại, 
thì ảnh hưởng của lực dính không còn nữa. Rõ ràng đánh giá ảnh hưởng của lực dính 
như vậy là chưa thoả đáng. 
 Lý luận áp lực đất của 
Coulomb có thể mở rộng đối với đất 
đắp là đất dính, khi xác định áp lực 
chủ động Ecd của đất dính, vẫn dựa 
vào các giả thiết và nguyên lý tính 
toán như đất rời, nhưng thêm vào 
giả thiết, lực dính của đất đắp được 
xem như tác dụng theo phương của 
mặt trượt và phân bố đều trên mặt 
trượt. Như vậy ảnh hưởng của lực 
dính được xét đến qua hai lực tác 
dụng lên hai mặt trượt, trên mặt 
trượt thứ nhất, lực dính được xác 
định theo công thức (xét bài toán phẳng): 
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 BCcT .=  (V-35) 
 Lực dính tác dụng lên mặt trượt thứ hai (lưng tường) bằng :  
 ABcT .00 =  (V-36) 
Trong đó :  c - lực dính đơn vị của đất đắp  
 c0 - lực dính đơn vị của đất đắp với lưng tường.  

Trong trường hợp này đa giác lực gồm năm lực (G, R, T, T0 và Ecd) hợp lại cũng 
phải khép kín. Dựa vào đa giác lực (hình V-12.b) có thể thiết lập được công thức của 
áp lực chủ động trong trường hợp này dưới dạng :  
   Ecd = Ec - ET       (V-37) 
 Trong tính toán nhiều khi để đỡ phức tạp người ta không xét đến lực dính trên 
lưng tường mà chỉ xét đến lực dính trên mặt trượt BC.  

Trong đó :    
)sin(

)sin(
ψϕω

ϕω
+−

−
= GEc   

)sin(
cos

ψϕω
ϕ

+−
= TET  

Để tìm được trị số áp lực chủ động lớn nhất của đất dính (Ecdmax) cũng tiến hành 
tương tự như đối với đất rời.  
3.2. Tính toán áp lực bị động nhỏ nhất của đất tác dụng lên lưng tường chắn. 
 Nếu dưới tác 
dụng của lực ngoài, 
tường chắn chuyển 
vị về phía đất và gây 
ra trạng thái cân 
bằng giới hạn bị 
động, thì đất sau 
tường có khả năng 
bị trượt lên theo  
mặt trượt BC và BA 
(hình V-13). ở trạng 
thái cân bằng giới 
hạn, lăng thể ABC chịu tác dụng của các lực: 
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 Trọng lượng bản thân G của lăng thể trượt ABC ; 
 Phản lực R của phần đất còn lại đối với lăng thể ABC ;  
 Phản lực Eb của lưng tường đối với lăng thể trượt. 
 Vì lăng thể ABC ở trạng thái cân bằng giới hạn và có xu hướng trượt lên trên, 
nên phương và chiều của các lực tác dụng có thể biểu thị như trên hình (V-13a). Hệ lực 
tác dụng lên lăng thể cân bằng nên tam giác lực khép kín. Từ hệ thức lượng trong tam 
giác lực có thể dễ dàng rút ra công thức của Eb. như sau : 

   
( )

( )ψϕω
ϕω

′++
+

=
sin

sin.GEb      (V-38) 

 Công thức (V-38) cho thấy rằng Eb là một hàm số của ω và trị số của E sẽ thay 
đổi khi  ω thay đổi, nghĩa là ứng với những mặt trượt khác nhau, Eb sẽ có những trị số 
khác nhau. Theo giả thiết của C.A.Coulomb, trị số áp lực bị động Eb là trị số nhỏ nhất 
của Eb và mặt trượt ứng với Ebmin là mặt trượt nguy hiểm nhất. 
 Muốn tìm Ebmin, có thể dùng phương pháp giải tích hoặc phương pháp đồ giải 
tương tự như trường hợp tính áp lực của đất chủ động.  
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 Đối với đất rời, kết quả của phương pháp giải tích cho trường hợp mặt đất phẳng 
nghiêng một góc α so với phương nằm ngang, biểu thức áp lực bị động có dạng như 
sau:  

   
2

..
2

min
HKE bdb

γ
=       (V-39)  

Trong đó :  Kbđ - hệ số áp lực bị động, trong trường hợp tổng quát tính theo 
công thức sau : 
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( ) ( ) ( )
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⎦
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⎡
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 Trường hợp đặc biệt nếu lưng tường thẳng đứng , mặt tường trơn nhẵn, mặt đứng 
nằm ngang α = ε = δ = 0, sẽ có : 
   Kb® = tg2(450 + ϕ/2)       (V-41)  
 Cường độ áp lực đất bị động tại điểm bất kỳ theo chiều cao của tường được xác 
định theo công thức sau: 

                        bd
b

b zKdZz
dz
d

dz
dE

P γγ === ).
2
1( 2         (V-42) 

áp lực bị động Eb tác dụng tại điểm cách chân tường một khoảng H/3, phương 
tác dụng nghiêng với pháp tuyến lưng tường một góc δ.   

Trị số áp lực bị động tính theo phương pháp của C.A.Coulomb lớn hơn trị số 
thực tế rất nhiều và sai số càng lớn khi δ càng lớn. Sở dĩ có sai số lớn như vậy là vì do 
giả thiết về mặt trượt này không phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, khi δ = ε = α = 0, thì 
kết quả tương đối phù hợp với thực tế hơn.  

Lực dính của đất làm tăng trị số áp lực bị động, nhưng khi điều kiện môi trường 
(nhiệt độ, độ ẩm) thay đổi thì trị số của nó thay đổi nhiều. Vì vậy để đảm bảo an toàn 
cho công trình thiết kế, trong thực tế tính toán áp lực bị động, thường bỏ qua ảnh 
hưởng của lực dính 

 
 

§4. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO Lý THUYẾT CÂN BẰNG GiớI HẠN. 
   Các phương pháp tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất lên lưng tường 
cứng theo thuyết tạo cố thể ở trạng thái cân bằng giới hạn C.A. Coulomb tuy có ưu 
điểm là đơn giản và trong nhiều trường hợp đã cho kết quả đủ mức độ chính xác mà 
thực tế yêu cầu, nhưng một số trường hợp lại cho kết quả không phù hợp với thực tế 
nên không thể dùng được. Ví dụ khi tính toán áp lực bị động theo thuyết tạo cố thể ta 
được kết quả quá lớn và khi tính toán áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) của đất rời trong 
một số trường hợp cho kết quả kém chính xác. 
 Các phương pháp tính toán áp lực đất lên lưng tường cứng theo thuyết cân bằng 
giới hạn đã khắc phục được những nhược điểm của thuyết tạo cố thể, vì thuyết cân 
bằng giới hạn không dựa vào các giả thiết gần đúng như dạng mặt trượt cho trước 
(phẳng hoặc cong) hoặc giả thiết về khối đất ở trạng thái cân bằng giới hạn được hình 
thành dưới dạng cố thể. Mà coi trạng thái cân bằng giới hạn sẽ xảy ra không phải chỉ 
tại các điểm trên mặt trượt, mà ở tất cả mọi điểm trong vùng đất mất ổn định. Lúc này, 
đất ở khắp các nơi trong vùng đều có xu thế trượt theo những đường trượt bao gồm hai 
họ khác nhau và tạo thành một mạng lưới kín khắp trong phạm vi vùng đất bị phá hoại. 
4.1 Tính toán áp lực đất theo lý luận W.J.W.Rankine. 
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 Dựa vào trạng thái ứng suất trong vật thể bán không gian vô hạn và điều kiện 
cân bằng giới hạn tại một điểm trong bán không gian đó W.J.W.Rankine đã đề ra 
phương pháp tính toán áp lực đất chủ động và bị động của đất lên tường bỏ qua ma sát 
giữa đất và tường, nghĩa là ứng suất phân bố trên mặt tiếp xúc giữa đất và tường trong 
trường hợp có tường và không có tường như nhau. 
4.1.1.Trường hợp đất rời: (ϕ≠ 0,c=0) lưng tường thẳng đứng, mặt đất nghiêng một góc 
α so với phương ngang. 

Xét một phân tố đất M có hai mặt thẳng đứng và hai mặt song song với mặt đất 
ở độ sâu z như trong trường hợp xác định áp lực tĩnh của đất lên tường.  

 
Giả sử tường dịch chuyển ra phía ngoài hoặc vào phía trong nền đất. Giá trị của  

constz =σ , còn giá trị yσ  thay đổi trong khoảng maxmin yyy σσσ ≤≤ tuỳ thuộc vào sự 

chuyển vị tương đối giữa tường và đất. Do vậy, ta có thể dựng vô số vòng tròn ứng suất 
Mohr đi qua điểm a có tâm nằm trên trục σ. Trên hình (V-14) vòng tròn 1 tâm O1 thể  
hiện trạng thái ứng suất yσ  bất kỳ và vòng tròn 2,3 tâm O2, O3 tương ứng thể hiện 

trạng thái cân bằng giới hạn cực tiểu gây nên áp lực chủ động minyσ và trạng thái cân 

bằng giới hạn cực đại gây nên áp lực bị động maxyσ lên tường. Vòng tròn 1 cắt trục σ tại 

các điểm T1 và S1, vòng tròn 2 cắt trục σ tại các điểm T2 và S2 và vòng tròn 3 cắt trục σ  
tại T3 và S3. Trong trường hợp này có thể chứng minh được rằng giá trị của ứng suất 
trên mặt thẳng đứng tương ứng với ba trạng thái ứng suất của phân tố kể trên là: 
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Hình V-14 

- Trạng thái ứng suất tương ứng với vòng tròn 1: 
'Oby =σ         (V-43) 

- Trạng thái cân bằng giới hạn cực tiểu tương ứng với vòng tròn 2 (cường độ áp 
lực chủ động). 

 OdOdP yc === '
minσ       (V-44) 

           - Trạng thái cân bằng giới hạn cực đại tương ứng với vòng tròn 3 (cường 
độ áp lực bị động). 

 OcOcP yb === '
maxσ       (V-45) 

 Để xác định σYmin ta xét riêng vòng tròn 2 (hình V-14):  

 
KaOK
KdOK

Oa
Od

Oa
Od

z

y

+
−

===
'

min

σ
σ

           (V-46) 

 Trong đó: αcos2OOOK = ;       2
2

2 KOrKaKd −==   ;  ϕsin2OOr =  
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Từ đó ta có : ZycP σ
αϕα

αϕα
σ .

sinsincos

sinsincos
22

22

min
−+

−−
==         (V-47) 

Hay  :  cdyc KzP ..min γσ ==        (V-48) 

 Trong đó: Kcđ  - hệ số áp lực chủ động được tính như sau : 

  α
αϕα

αϕα
cos.

sinsincos

sinsincos
22

22

−+

−−
=cdK     (V-49) 

p =c cdΚ Z cos

µσIII
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 c
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h

 
         H×nhV-15 

Do đó áp lực chủ động của đất lên tường chắn được xác định theo công thức sau: 

  cdc KHE ..
2
1 2γ=        (V-50) 

Các đường dT2và dS2 trên hình (V-15) chỉ hướng các mặt phẳng chính III và I. 
Khi một điểm nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn, thì tại đó sẽ xuất hiện hai mặt 

trượt cắt nhau một góc (900-ϕ) và hợp với mặt phẳng chính I một góc 
2

450 ϕµ −=  

Trên hình (V-15b,c) cho thấy các họ đường trượt và biểu đồ cường độ áp lực chủ động . 
Tương tự với vòng tròn 3, ta có:  
  bdyb KzOCP ..'

max γσ ===       (V-51) 

Trong đó: Kbđ - hệ số áp lực bị động được xác định: 

α
αϕα

αϕα
cos.

sinsincos

sinsincos
22

22

−−

−+
=bdK      (V-52) 

Và áp lực bị động Eb của đất lên tường được xác định theo công thức : 

  bdb KHE ..
2
1 2γ=        (V-53) 

 Trạng thái ứng suất bị động của một điểm, các mặt trượt, biểu đồ cường độ áp 
lực bị động thể hiện trên hình (V-16). 
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4.1.2. Trường hợp đối với đất dính: (ϕ≠ 0; c≠ 0) mặt đất nằm ngang (α=0) và lưng 
tường thẳng đứng (ε=0).  
 Trạng thái ứng suất tại điểm M ở chiều sâu z, khi khối đất đang ở trạng thái cân 
bằng bền thì lúc đó thành phần ứng suất thẳng đứng được xác định như sau: 
  zz .γσ =           (V-54) 
còn thành phần ứng suất pháp của mặt phẳng thẳng đứng sẽ là: 
  0.. KzY γσ =           (V-55)  

Nếu xem khối đất là bán không gian vô hạn thì mọi mặt phẳng thẳng đứng đều 
là mặt phẳng đối xứng của bán không gian, do đó trên mặt phẳng thẳng đứng và ngang 
ứng suất tiếp đều bằng không. Từ đó suy ra rằng ứng suất pháp trên mặt phẳng nằm 
ngang σz và trên mặt phẳng thẳng đứng σy đều là ứng suất chính tương ứng là σI và σIII. 
Từ hai ứng suất chính này có thể dùng vòng tròn Mohr để biểu thị (Hình V-17). Do 
điểm M đang ở trạng thái cân bằng bền nên vòng tròn Mohr I nằm dưới đường bao 
cường độ chống cắt của Coulomb. 
 Khi tường dịch chuyển ra ngoài khối đất, thì khối đất bị kéo giãn ra phía hông 
do đó ứng suất của mặt phẳng nằm ngang σz không thay đổi, còn ứng suất pháp của 
mặt phẳng đứng σy sẽ bị giảm dần, cho đến khi đạt thỏa mãn điều kiện cân bằng giới 
hạn thì dừng lại (gọi là trạng thái chủ động Rankine), lức đó σy đạt cực tiểu và ký hiệu 
là Pc, Pc là ứng suất chính nhỏ nhất, còn σz =γ.z là ứng suất chính lớn nhất. Vòng tròn 
Mohr II được dựng từ các ứng suất trên sẽ tiếp xúc với đường bao cường độ chống cắt 
của Coulomb, nếu đất giãn ra tiếp thì chỉ có thể dẫn đến trạng thái chảy dẻo chứ không 
làm thay đổi trạng thái ứng suất đó. 
 Khi tường dịch chuyển về phía khối đất, thì khối đất sẽ bị ép lại từ hai phía hông 
thì ứng suất pháp của mặt phẳng đứng σy không ngừng tăng lên, còn σz không đổi, cho 
đến khi khối đất thỏa mãn điều kiện cân bằng giới hạn (gọi là trạng thái bị động của 
Rankine) thì σy đạt giá trị cực đại, ký hiệu là Pb, lức đó Pb là ứng suất chính lớn nhất 
còn σz =γ.z là ứng suất chính nhỏ nhất. Vòng tròn Mohr dựng từ hai giá trị ứng suất 
này là vòng III tiếp xúc với đường bao Coulomb (hình V-17.b). Do khi khối đất ở trạng 
thái giới hạn chủ động, mặt ứng suất chính lớn nhất là mặt phẳng ngang cho nên mặt 
trượt làm với mặt phẳng đứng một góc (450-ϕ/2) còn khi khối đất ở trạng thái cân bằng 
bị động thì mặt ứng suất chính lớn nhất là mặt phẳng đứng cho nên mặt trượt làm với 
mặt phẳng ngang một góc (450-ϕ/2) (Hình V-17.c,d). Từ sự phân tích nêu trên, W.J.W. 
Rankine đưa ra các công thức tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên 
tường chắn như sau.  
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a/ Xác định áp lực chủ động:  
 - Xét trạng thái ứng suất tại điểm M ta có  
  σz =γ.z =σ1        (V-56) 
  Pc  =σ3        (V- 57) 
 Do điểm M ở trạng thái cân bằng giới hạn, nên ứng suất tại điểm M phải thoả 
mãn điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb nêu trong Chương IV. Từ công thức 
(IV-28) ta có: 

  )
2

45(.2)
2

45(. 002
31

ϕϕσσ +++= tgctg       (V-58)  

Thay (V-57) và (V-58) vào (V-56) ta có: 

)
2

45(.2)
2

45(.. 002 ϕϕγ +++= tgctgPz c       (V-59)  

hay :     cdcdcd KcKzP 2.. −= γ       (V-60) 

 Trong đó:  )
2

45(
)

2
45(

1 02

02

ϕ
ϕ

−=
+

= tg
tg

Kcd - hệ số áp lực chủ động theo lý 

luận Rankine 
Từ công thức (V-60) ta có thể thấy rằng cường độ áp lực đất chủ động trong đất 

dính gồm hai thành phần: một phần do trọng lượng đất gây ra (γ.H.Kcđ) có tác dụng 
đẩy tường ra, còn phần kia do lực dính của đất gây ra áp lực âm ( cdKc2− ) không phụ 

thuộc chiều cao tường có tác dụng níu tường lại, tức làm giảm áp lực đất lên tường. Kết 
quả tính toán được thể hiện trên hình (V-18), trong đó tồn tại phần biểu đồ âm ade có 
tác dụng kéo tường lại. Trong thực tế tính toán người ta thường bỏ qua vai trò ảnh 
hưởng của lực dính đến cường độ áp lực đất lên tường với lý do là lớp đất đắp này trên 
mặt thường bị ảnh hưởng nhiều của môi trường thay đổi trong tự nhiên, nên không thể 
phát huy hết vai trò của nó. 
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    Hình V-18 
Nếu loại bỏ vai trò phần biểu đồ âm thì biểu đồ phân bố áp lực đất chỉ còn phần 

tam giác abc. 
Như vậy tại a thì cdcdcd KcKzP 20 0 −== γ  

Từ đó rút ra: 
cdK

cz
.

2
0 γ

=         (V-61) 

Trong đó: z0 - chiều sâu giới hạn ảnh hưởng của lực dính; 
Trị số tổng áp lực đất chủ động được tính bằng diện tích của biểu đồ abc (Hình V-18): 

  
2

)2)(( 0 cdcd
cd

KczKzH
abcdtE

−−
=∆=

γ
   (V-62) 
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Thay z0 từ công thức (V-61) vào công thức (V-62) ta có: 

  
γ

γ
2

2 22.
2
1 cKcHKHE cdcdcd +−=     (V-63) 

áp lực chủ động Ecd tác dụng tại điểm cách chân tường một khoảng (
3

)( 0zH −
)  

(Hình V-18) 
- Trong trường hợp đất đắp là đất rời (ϕ≠0, c=0) thì từ công thức (V-60) suy ra:  

 Cường độ áp lực chủ động: Pc =γzKcđ     (V-64) 

 Tổng áp lực đất chủ động: cdc KHE 2

2
1 γ=      (V-65) 

Từ đó ta thấy rằng công thức này sẽ trùng với trường hợp đặc biệt theo lời giải 
giải tích của C.A.Coulomb (V-22). Biểu đồ phân bố cường độ và điểm đặt của áp lực 
chủ động cho trong hình (V-18).  
b/ Xác định áp lực bị động.  

Vì một lý do nào đó làm cho tường chắn chuyển dịch về phía khối đất đắp, nó 
làm cho khối đất đắp bị ép lại từ hai phía, và khi khối đất đó đạt tới trạng thái cân bằng 
giới hạn bị động thì các thành phần ứng suất tại điểm M được xác định như sau: 

3. σγσ == zZ          (V-66) 

   vµ Pb =σ1        (V-67) 
Thay công thức (V-66) và (V-67) vào điều kiện cân bằng giới hạn Mohr-

Coulomb (V-59) ta được: 
 bdbdbd KczKP 2+= γ        (68) 

Trong đó: )
2

45( 02 ϕ
+= tgKbd  - là hệ số áp lực bị động theo lý luận Rankine.  

Từ công thức trên ta 
thấy rằng cường độ áp lực đất 
bị động gồm hai phần, đó là 
(γ.z.Kbđ) do trọng lượng của 
khối đất gây ra và )2( bdKc  

do lực dính gây ra. Cả hai phần 
áp lực đều có tác dụng chống 
lại tường. Lực dính của đất 
làm tăng áp lực đất bị động lên 
tường. 
 Biểu đồ phân bố cường 
độ áp lực đất bị động lên tường 
như hình (V-19c) biểu đồ này 
có dạng hình thang. Tổng giá trị áp lực đất bị động trong trường hợp này được tính 
bằng diện tích của biểu đồ hình thang . 
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Hình V-19 

  bdbdbd KHcKHE ..2.
2
1 2 += γ      (V-69) 

Và điểm đặt ở tâm hình thang. 
- Trong trường hợp đất đắp là đất rời (ϕ≠ 0, c=0) thì từ công thức (V-68) ta suy 

ra cường độ áp lực đất bị động sẽ được tính là:  
  Pb® = γ.H.Kb®        (V-70) 
và tổng áp lực đất bị động là:  
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bdbd KHE 2

2
1 γ=        (V-71) 

4.2. Tính toán áp lực đất theo lý thuyết V.V.Xôclovski  
 Thực tế cho thấy rằng sự có mặt của tường chắn trong đất sẽ làm thay đổi điều 
kiện làm việc của nền đất sau lưng tường rất nhiều. Chính vì vậy cần đưa vào tính toán 
không những điều kiện biên ở trên mặt đất mà còn cả điều kiện biên ở mặt tiếp xúc 
giữa đất và tường, đó chính là yếu tố ma sát giữa đất và tường. Khi xuất hiện áp lực đất 
chủ động (hoặc bị động), trong nền đất đắp sau tường đồng thời xuất hiện khối trượt 
giới hạn bởi hai mặt trượt và mặt đất tự nhiên. Mặt trượt thứ nhất xảy ra trong khối đất 
như hình (V-20). 
 Trong trường hợp nếu mặt phẳng lưng tường trơn nhẵn, ma sát giữa đất và tường 
nhỏ hơn ma sát trong của đất thì mặt trượt thứ II chính là mặt phẳng lưng tường như 
hình (V-20.a). Trường hợp bề mặt lưng tường ghồ ghề, độ nhám lớn, ma sát giữa đất và 
tường lớn hơn ma sát trong của đất, mặt trượt thứ II thường xảy ra trong đất sát lưng 
tường hình (V-20.b). Còn trường hợp lưng tường quá thoải, góc nghiêng lưng tường (ε) 
lớn thì mặt trượt thứ II cũng thường xảy ra trong đất nhưng cách lưng tường một quãng 
(Hình V-20.c). Chính yếu tố ma sát làm thay đổi tình hình ứng suất trong đất nền. Khi 
đất nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn không phải toàn bộ thỏa mãn điều kiện cân 
bằng giới hạn cực tiểu đơn thuần, hoặc cân bằng giới hạn cực đại đơn thuần như W.J.W 
Rankine quan niệm, mà trong nền đất có thể xuất hiện nhiều vùng khác nhau với 
những điều kiện cân bằng giới hạn khác nhau; tuỳ thuộc vào tình hình tải trọng và ma 
sát giữa đất và tường.

Vì bài toá
 

n 
áp lực đất lên 
tường chắn và bài 
toán ổn định của 
nền đất, về thực 
chất đều thuộc bài 
toán cân bằng giới 
hạn của các khối 
đất, nên trong 
trường hợp tổng 
quát khi α, ε và δ 
đều khác không, để xác định áp lực đất chủ động, và áp lực đất bị động lên tường, cần 
phải xuất phát từ hệ phương trình quen thuộc sau đây đã trình bày ở chương IV, bao 
gồm hai phương trình cân bằng tĩnh của bài toán phẳng và một phương trình cân bằng 
giới hạn :  

εε
ε

Mặt trượt 2 Mặt trượt 2Mặt trượt 2

a) b) c)

Hình V-20 

  

( )
( ) ϕ

ϕσσ

τσσ

στ

γ
τσ

2
2

22

sin
cot.2

4

0

=
++

+−

=
∂

∂
+

∂

∂

=
∂

∂
+

∂
∂

gc

yz

yz

yz

zyyz

yyz

zyz

     (V-72) 

  
V.V.Xôcôlovxki đã giải hệ phương trình này một cách chặt chẽ, lời giải đã cho 

phép xác định chính xác vị trí và hình dạng mặt trượt của khối đất sau lưng tường trong 
điều kiện cân bằng giới hạn, trong trường hợp tổng quát, các đường trượt trong lăng thể 
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đất bị phá hoại sau lưng tường bao gồm hai họ 
đường cong tạo thành một mạng lưới kín khắp 
trong phạm vi lăng thể đó.   

B

A

E

D

C y

I

II

III

Biết được hình dạng mặt trượt và giới 
hạn các vùng đất ở trạng thái cân bằng giới hạn 
trong lăng thể trượt. Như các điểm nằm trong 
vùng I (ACD) thỏa mãn điều kiện cân bằng giới 
hạn cực tiểu, các điểm nằm trong vùng III 
(ABE) thỏa mãn điều kiện cân bằng giới hạn 
cực đại còn các điểm nằm trong vùng II (ADE) 
là vùng chuyển  
tiếp, đồng thời dựa vào điều kiện biên của bài 
toán tương ứng, ông đã rút ra các biểu thức giải 
tích cho phép xác định được áp lực chủ động và bị động của đất lên tường. Tuy vậy, do 
những sự phức tạp và đòi hỏi khối lượng lớn, nên dẫn đến việc áp dụng trong thực tế 
đối với phương pháp này bị hạn chế. (Hình V-21). 

Hình V-21 

- Đối với trường hợp khi lưng tường nghiêng, mặt đất đắp sau tường nằm ngang 
và ma sát giữa lưng tường và đất đắp không thể bỏ qua được (ε≠ 0, δ≠ 0 và α=0), thì áp 
lực chủ động và bị động của đất lên tường theo lý thuyết của Xôlôlovski được tính theo 
biểu thức sau: 

2
.

2
* HE cdc

γλ=         (V-73) 

2
.

2
* HE bdb

γλ=        (V-74) 

Trong đó :  - Hệ số áp lực chủ động và bị động theo thuyết Xôlôlovski được tra 
trong bảng (V-3) và (V-4). 

** , bdcd λλ

Trường hợp khi (ε=0, δ=0 và α=0) thì biểu thức tính toán áp lực chủ động và bị động đều 
trùng với công thức được rút ra theo lý thuyết của W.J.W Rankine và lý thuyết của C.A. 
Coulomb.   
Bảng V - 3: Hệ số áp lực đất chủ động  theo lời giải của lý thuyết Xôcôlovski. *

cdλ

ϕ0  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 

0 0,49 0,58 0,65 0,70 0,72 0,73 0,72 0,67 

5 0,45 0,64 0,61 0,66 0,69 0,70 0,69 0,64 10 

10 0,43 0,51 0,58 0,64 0,67 0,69 0,68 0,63 

0 0,27 0,35 0,42 0,49 0,54 0,57 0,60 0,59 

10 0,23 0,31 0,38 0,44 0,50 0,53 0,56 0,66 20 

20 0,22 0,28 0,35 0,41 0,47 0,51 0,53 0,54 

0 5,28 4,42 3,65 0,33 0,40 0,46 0,50 0,52 

15 8,76 7,13 5,63 0,29 0,36 0,42 0,46 0,48 30 

30 11,72 9,31 7,30 0,27 0,33 0,39 0,43 0,46 

0 0,06 0,11 0,16 0,22 0,29 0,35 0,42 0,46 

20 0,05 0,09 0,13 0,19 0,25 0,32 0,38 0,42 40 

40 0,04 0,07 0,11 0,17 0,23 0,29 0,38 0,41 

ε0

δ0
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Bảng V-4:  Hệ số áp lực đất bị động  theo lời giải của lý thuyết Xôcôlovski. *

bdλ

 

ϕ0  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 

0 1,53 1,53 1,49 1,42 1,31 1,18 1,04 0,89 0,71 0,53 

5 1,71 1,69 1,64 1,55 1,43 1,28 1,10 0,93 0,74 0,55 10 

10 1,88 1,79 1,74 1,63 1,50 1,33 1,15 0,96 0,76 0,55 

0 2,76 2,53 2,30 2,04 1,77 1,51 1,26 1,01 0,77 0,56 

10 3,26 3,11 2,89 2,51 2,16 .1,80 1,46 1,16 0,87 0,61 20 

20 4,24 3,379 3,32 2,86 2,42 2,00 1,63 1,25 0,92 0,63 

0 5,28 4,42 3,65 3,00 2,39 1,90 1,49 1,15 0,85 0,60 

15 8,76 7,13 5,63 4,46 3,50 2,70 2,01 1,45 1,03 0,69 30 

30 11,72 9,31 7,30 5,67 4,35 3,29 2,42 1,73 1,23 0,75 

0 11,27 8,34 6,16 4,60 3,37 2,50 1,86 1,35 0,95 0,64 

20 26,70 8,32 13,02 9,11 6,36 4,41 2,98 1,99 1,33 0,81 40 

40 43,23 29,40 20,35 13,96 9,43 6,30 4,16 2,67 1,65 0,96 

ε0
δ0

Trong thực tế điều kiện làm việc đồng thời giữa đất đắp và tường chắn phức tạp 
hơn nhiều so với các vấn đề đã được đề cập ở trên. Điều kiện càng phức tạp, độ chính 
xác đòi hỏi càng cao thì sơ đồ tính toán càng phải sát với thực tế, tuy nhiên mức độ 
chính xác của bài toán so với thực tế lại phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu đầu vào như 
tính chất của đất , trạng thái ứng suất trong nền, ma sát giữa đất và tường, và các yếu tố 
khác, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ.  

  
§5. TÍNH TOÁN áP LỰC đấT LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG CÁC TRƯờng  

       hợp thường gặp.  
  Trong thực tế thường gặp những trường hợp phức tạp như có tải trọng trên mặt 
đất, tường có bệ giảm tải, mặt đất gãy khúc, tường có góc nghiêng lớn, ảnh hưởng của 
nước, của đất đắp không đồng nhất v.v... và dưới đây ta sẽ lần lượt xét một số các 
trường hợp đó. 
5.1. Trường hợp tải trọng ngoài tác dụng trên mặt đất. 
5.1.1. Tải trọng ngoài phân bố đều và kín khắp trên mặt đất. 
5.1.1.1. Đất đắp là đất rời, lưng tường n

 Trên mặt đất phẳng sau lưng 
tường AB

ghiêng, mặt đất phẳng nghiêng  

 có tải trọng q (tấn/m2) tác 
dụng

ε

H

A
α

ω

B

q

Pcq

C

ψ

G

Q

R

E cq

ω−ϕ

E c

 thẳng đứng và phân bố đều, kín 
khắp như hình (V-22), trong trường 
hợp này, do ảnh hưởng của tải trọng 
trên mặt đất làm tăng lực đẩy của đất 
vào tường, và có thể làm thay đổi cả 
hình dáng lẫn phạm vi mặt trượt. 
Trong thực hành tính toán dùng lý 
luận của Coulomb để xác định áp lực 
chủ động và bị động của đất lên Hình V-22 
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tường chắn cho trường hợp này có thể thuận lợi hơn. Trên hình (V-22) thể hiện sơ đồ 
tính toán áp lực chủ động của đất lên tường chắn theo phương pháp Coulomb. 
 Nếu khi trượt xảy ra thì sẽ trượt theo mặt trượt BC, và chỉ những phần tải trọng 
nằm trong phạm vi lăng thể trượt (đoạn AC) mới có ảnh hưởng tới áp lực của đất trên 
tường. Do đó trong trường hợp này sơ đồ tam giác lực có dạng như hình (V-22). Từ đó 
ta có thể viết biểu thức tính Ecq như sau : 

  ( ) ( )
( )ψϕω

ϕωη
+−

−
+=

sin1 GE
sincq       (V-75) 

Trong đó :  E  - là áp lực chủ động của đất khi có tải trọng ngoài 
ng lượng của lăng 

Các ký hiệu khác ω, ϕ , ψ : đều như trên ta đã quy ước.  
Hoặc t ó  (V-75') 

minh được tỷ số 

cq

  Q  - là tổng tải trọng ngoài trên đoạn AC, còn G là trọ
thể trượt. 

- 
a c  thể viết:   Ecq = (1 + η) Ec      

Trong đó : Ec - là áp lực chủ động của đất khi không có tải trọng ngoài. Nếu ta chứng 

G
Q

=η  không phụ thuộc vào góc ω thì 
ωd

dEcq  sẽ tương đương với 
ωd

dEc

sự có mặt của tải trọng ngoài phân bố đều và kín khắp trên mặt đất không ảnh hưởng 
đến trị số của góc trượt tính toán.  
Theo hình (V-22) ta có : 

, 

nghĩa là góc ω ứng với Ecmax cũng chính là góc ω ứng với Ecqmax. Điều đó nói lên rằng 

αcosqACQ =      (V-76) 

g giữa mặt đất vTrong đó : α - góc nghiên à mặt phẳng nằm ngang.  
( )

  
ε

αεγγ cos.1)(.
cos2

−
=∆=

HACABCdtG     (V-77)  

Từ (V-76) và (V-77) ta có :  

  ( ) ( )αεγ
αε

ε
αεγ

αη
−

=
−

==
cos

cos.cos2

cos
cos

2
1

cos
H
q

HAC

qACQ
G

   (V-78) 

Rõ ràng tỷ số η hoàn toàn không phụ thuộc vào góc ω. Do đó từ biểu thức (V-
75') ta có thể viết :  

  ( ) ( ) 2
maxmax 2

11.1 HKEE cdccq γηη +=+=     (V-79)  

Cường độ áp lực đất P  sẽ là :   

  )

cq

( αε
αεγ +=

cos... qKHKP
−cos

cos.
.cdcdcq      (V-80) 

 Từ biểu thức (V-80) ta thấy Pcq có hai thành phần : γ.Kcđ.H như trường hợp 

)không có tải trọng ngoài phân bố đều, còn ( αε
αε

−cos.cd

trọng phân bố đều gây ra. Vậy biểu đồ của Pcq có dạng hình thang, hình (V-22), (phần 

p là đất dính, lưng tường thẳng đứng và mặt đất nằm ngang. 
nkine hoặc 

oulom

       (V-81)   

cos.cos.qK  là cường độ áp lực do tải 

gạch ngang). 
5.1.1.2. Đất ®¾
 Đối với trường hợp này có thể dùng biểu thức tính toán của Ra
C b để xác định Ec hoặc Eb. Như phần trên ta thấy áp lực đất tác dụng lên tường 
chắn trong trường hợp này sẽ làm gia tăng thành phần ứng suất thẳng đứng một đại 
lượng bằng q, tức là : 

σZ=γz + q     
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Vì vậy công thức xác định cường độ áp lực đất chủ động và bị động rút ra từ 
điều kiện cân bằng giới hạn Mohr -Coulomb sẽ được xác định như sau: 

cdcdcdcdq KcKqzKP 2. −+= γ      (V-82a) 

bdbdbdbdq KcKqzKP 2. ++= γ          (V-82b) 

 Biểu đồ phân bố cường độ áp lực chủ động như trên hình (V-23), còn biểu đồ 
phân bố cường độ áp lực bị động như trên hình (V-24) . 

c)

c®kHγ2 kc®cqK    - c®

q

c®qK > 2c c®kb)

c®kHγ

q

c®qK = 2c c®kkc®2c<qKc®

q

q
γc®kγ

2 c
0z =

)2 k c®c+ qK   -c®
c®- qKc c®k2 (γHkc®

a)

hh h

 
      Hình V-23 
5.1.2. Tải trọng phân bố đều và không kín khắp trên mặt 
đất phẳng. 
 Hình (V-25) cho thấy trên mặt đất trong phạm vi 
đoạn AK không có tải trọng ngoài phân bố đều tác dụng. 
Trường hợp này cường độ áp lực chủ động có thể xác 
định theo phương pháp gần đúng. 
 Để vẽ biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động trong 
trường hợp này ta có thể thực hiện cách vẽ như sau : Từ 
điểm K (mép của tải trọng trong hình V-25.a) ta kẻ hai 
đường thẳng KT và KS tạo với phương nằm ngang một 
góc bằng ϕ và ω. Từ đó ta thấy rằng tải trọng ngoài phân 
bố đều chỉ ảnh hưởng từ điểm S trở xuống, còn trong phạm
dạng chuyển tiếp như hình (V-25.a). Kết quả nhận được biểu đồ cường độ áp lực đất là 
(ATSBB’S’T’A). 

h

b®qK b®kHγ

2 kb®c

q

Hình V-24 

 vi TS biểu đồ cường độ có 

 Nếu trong trường hợp tải trọng phân bố đều trong đoạn KK1 thuộc phạm vi của 
lăng thể đất trượt ABC (hình V-25.b), thì cách vẽ biểu đồ cũng tương tự như trên. Từ 
hai mép K và K1 của tải trọng phân bố đều, ta kẻ hai đường thẳng K1S1 và KS tạo với 
mặt phẳng nằm ngang một góc ω. Tải trọng ngoài phân bố đều trên đoạn KK1 chỉ ảnh 
hưởng trong phạm vi từ S đến S1, với một giá trị cường độ áp lực đất gia tăng bằng 

cdKq. còn trong phạm vi AS và S1B hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tải trọng q. 

Kết quả nhận được biểu đồ phân bố cường độ áp lực là (ASS1BB’S1’S1’’S’’S’A).  

S''

C

S'

B'

S' S''

c®c® qKγΗΚ

K1

S

K
ω

Α

S

S

B
ω

ω

q

HS'

T'

S
T

ΑC

B

q

ω
Α

T

ϕ
K

B
ω

S

c® γΗΚ qK

B'
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H

B

S

a) b)

1 1

11
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Hình V-25
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5.2. Trường hợp lưng tường gãy khúc và mặt đất phẳng.  
 Để thích hợp với điều kiện chịu lực, 
trong thực tế tường chắn đất có khi được 
cấu tạo với lưng tường có dạng gãy khúc 
AB.  
 Để xác định áp lực đất lên các 
tường loại này, người ta thường xác định 
riêng rẽ cho mỗi đoạn của lưng tường, rồi 
sau đó cộng tất cả các diện tích của các 
biểu đồ cường độ đó lại, cụ thể như sau :  
 Đối với đoạn lưng tường AB1, thì 
việc xác định biểu đồ cường độ áp lực đất 
tiến hành như các phần trên đã trình bày 
(diện tích phần ). Đối với đoạn lưng tường B''

11BAB 1B, thì kéo dài đoạn này cho gặp mặt 
đất tại A1 và tiến hành tính toán áp lực đất như đối với tường A1B, có góc nghiêng lưng 
tường ε2, còn góc nghiêng của mặt đất vẫn là α. Thực tế vì không có đoạn B1A1 nên 
biểu đồ cường độ áp lực đất của đoạn B1B chỉ là phần hình thang ( ) có chiều 
cao bằng chiều cao của đoạn tường đó là H

'
1

'
1 BBBB

2), và biểu đồ cường độ áp lực đất chung 
cho cả lưng tường và phần diện tích gạch ngang trong hình (V-26). )( ''

1
'
1

'
1 ABBBBAB

b''1
1b'

b'b

b1

a

a1

1b

2
ε

1

b

a

ε

α

H

2H

Hình V-26 

5.3. Trường hợp đất đắp sau tường gồm nhiều lớp. 
    Khi đất đắp sau tường chắn có nhiều lớp đất khác nhau. Để giải quyết bài toán 

này, nói chung là rất phức tạp, đặc biệt là khi mặt đất nghiêng và các lớp đất phân bố 
không song song. Do đó, hiện nay trong tính toán, người ta thường dùng các phương 
pháp gần đúng. Muốn xác định được áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất lên lưng 
tường cứng, người ta thường : Coi áp lực của mỗi lớp đất cần xác định không phụ thuộc 
vào áp lực của các lớp đất khác, nghĩa là khi xác định áp lực đất ta có thể xác định cho 
từng đoạn tường tương ứng với mỗi lớp đất có tính chất cơ lý khác nhau. 
 Trường hợp đơn giản, khi lưng tường thẳng đứng, mặt đất nằm ngang và lớp đất 
song song với nhau (hình V-27). Ta sẽ xác định áp lực riêng rẽ cho từng lớp đất, bằng 
cách xây dựng biểu đồ phân bố áp lực đất cho mỗi lớp rồi dựa vào các biểu đồ đó để 
tính trị số áp lực chủ động của toàn bộ khối đất đó tác dụng lên lưng tường. 
 Đối với lớp đất thứ nhất (lớp trên cùng), biểu đồ phân bố áp lực đất được vẽ theo 
các phương pháp thông thường đã trình bày ở trên có dạng hình tam giác với độ đỉnh 
cao ngang với đỉnh tường, trị số cường độ áp lực đất chủ động tại đáy của tam giác 
được xác định theo biểu thức sau :  
   11111 2 cdcdcd KcKHP −= γ      (V-83) 

Kết quả nhận được biểu đồ phân bố cường độ áp lực đất như Hình (V-27.a) 
Để tính áp lực của lớp đất thứ hai, ta giả thiết trọng lượng của lớp đất trên tác 

dụng như tải trọng ngoài  phân bố đều và liên tục có cường độ là q = γ1h1. Trị số cường 
độ áp lực đất chủ động tại đáy của lớp đất thứ hai được xác định như sau:  

22211222 2 cdcdcdcd KcKHKHP −+= γγ         (V-84) 

Kết quả biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động phân bố trên đoạn BC như hình 
(V-27.b) 
Trong đó: 

)2/45( 1
02

1 ϕ−= tgK cd   còn   )2/45( 2
02

2 ϕ−= tgKcd
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Nếu hai lớp đất đó có góc ma sát trong và lực dính bằng nhau (ϕ1=ϕ2=ϕ) và 
c1=c2=c thì biểu đồ phân bố cường độ áp lực đất lên toàn bộ chiều cao tường ABC sẽ là 
diện tích (OabcdO) như trên hình (V-27.c). 

 

kc®

2z0 =
kc®

c
γ

cb

a d

= 
0

= 
0γ

1 1
ϕ c 1

2cϕ22
γ

b

)c c®k- 2c®kH12 kc®c 1
( γ

c)

c

a

γ
2 2H

c®2kH22
γ

γ
2 2H k c®2

+

b

c

+ =

( γ1c c®2k2 2 1H k c®2 2- 2 k c®2c )c®2kH11
γ

22 kc®2c

c c®1k2 1 γ
1 1H k c®1

)c c®1k- 2 1c®1kH112 kc®1c 1
( γ

γ1

c

c®1k
=0z

=
2 1

0+

b

a

o

H1

2H

H

1H

H2

a)

b)

0

  
    Hình V-27 
Hình (V-28) trình bày dạng biểu đồ phân bố cường độ áp lực chủ động của đất 

rời khi các lớp đất có chỉ tiêu cơ lý khác nhau. 
 Biểu đồ Hình (V-28.a) với điều kiện γ1>γ2 và ϕ1=ϕ2 do đó độ dốc của biểu đồ 
trong phạm vi độ sâu H1 thoải hơn trong phạm vi H2. 
 Biểu đồ ở Hình (V-28.b) do ϕ1<ϕ2 và γ1=γ2 cho nên Kcd2<Kcd1, vì vậy độ dốc của 
biểu đồ trong phạm vi H2 dốc hơn trong phạm vi H1 dẫn đến áp lực đất có bước nhảy 
tại mặt lớp, tại đó 111211 cdcd KHbcKHbd γγ =<= .  

 Biểu đồ ở Hình (V-28.c) do ϕ1>ϕ2 và γ1=γ2 nên có dạng ngược lại về bước nhảy 
áp lực đất tại mặt lớp, cụ thể 111211 cdcd KHbcKHbd γγ =>= .  

1
γ  = γ2

2
ϕ  > ϕ

1
c)b)

1
ϕ  < ϕ

2

2
γ  = γ
11

γ  > γ
1

2
ϕ  = ϕ

1
a)

kc®2+ )(γ 1H1 H22
γ

Pc2 = γ
1 1H kc®2

Pc1 c®1kH11
= γ

d c db

Pc2 c®2kH11
= γ

= γ
1 1H kc®1c1PPc1 c®kH11

= γ

γ
2 2H

b c

1 H1(γ + ) c®2kk c®)+(γ 1H1

cb

H22
γ

A

C

B

γ
2 2
ϕ

ϕ
11

γ

H

H1

2H

1

 
     Hình V-28 
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5.4. Trường hợp đất đắp sau tường có nước ngầm. 
 Trong thực tế, đối với các công trình 
cảng, thủy lợi và một số công trình khác, 
trong đất đắp sau tường thường có nước 
ngầm. Do đó khi tính toán áp lực đất lên 
tường chắn chúng ta cũng cần xét đến vai trò 
ảnh hưởng của nó. Nói chung khi giải quyết 
bài toán này cũng gặp nhiều khó khăn khi 
mặt đất đắp sau tường nghiêng (α ≠ 0). 
Nhưng sẽ đơn giản cho việc tính toán, khi 
góc nghiêng α không lớn lắm thường là giả 
thiết mặt nước ngầm và mặt đất song song 
với nhau, rồi tiến hành tính toán bình thường 
như các phương pháp đã trình bày ở trên. 

®.nγ
γ 1H1=Hs

mnn

A

C

1B''B'11B

B''B'B

1b

B

A

H1

2H

 Do ảnh hưởng của mực nước ngầm 
trong đất đắp sau tường, nên áp lực đất lên 
tường cũng khác đi. Trong trường hợp này áp lực đất tác dụng lên tường bao gồm hai 
thành phần : thành phần áp lực hữu hiệu và thành phần áp lực thủy tĩnh (hình V-29). 

Hình V-29 

 Biểu đồ phân bố áp lực đất trên đoạn tường AB1 không bị ngập nước, vẽ theo 
phương pháp thông thường và có dạng hình tam giác với cường độ áp lực lớn nhất tại 
đáy là : 
  Pc = γ . Kc®. H1               (V-85)  
 Để tính toán áp lực đất lên đoạn lưng tường B'B bị ngập nước, thì xem lớp đất 
trên không bị ngập nước, như tải trọng ngoài phân bố đều, liên tục và đổi nó thành một 
lớp đất tương đương có cùng dung trọng với đất bị ngập nước, chiều dày của lớp đất 
tương đương đó sẽ là :   

dn
s

HH
γ

γ 1.
=          (V-86)  

 Trong đó : Hs - chiều dày lớp đất tương đương kể từ mặt nước ngầm 
   H1 - chiều dày lớp đất không bị ngập nước 
   γ, γđn : dung trọng và dung trọng đẩy nổi của đất đắp sau tường. 

 Tại đáy B ta có :  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2
45).( 202

2)(
ϕ

γ tgHHP sdnBC    (V-87) 

 Biểu đồ phân bố cường độ áp lực của đất lên đoạn H2 là tam giác CBB’ nhưng ta 
chỉ lấy phần hình thang  ở phía dưới. ''

1
'

1 BBBB
 - áp lực thuỷ tĩnh là: σn=γo.H2      (V-88) 

Biểu đồ phân bố áp lực thuỷ tĩnh là tam giác  '''''
1 BBB

áp lực chủ động của đất tác dụng lên tường chắn bằng tổng diện tích các biểu 
đồ phân bố cường độ áp lực đất  như Hình (V-29).  )( '

1
''

1
'''

1 ABBBBBAB
Bài tập V-1 : Cho tường chắn thẳng đứng (ε=0) với chiều cao 10m. Đất đắp sau 

tường là đất rời với các chỉ tiêu cơ lý sau: γ=1,8T/m3 ; ϕ=300, mặt đất sau tường 
nghiêng một góc α=120. 

Yêu cầu xác định áp lực đất chủ động theo phương pháp Coulomb và Rankine? 
Giải: 

1/. Xác định áp lực đất chủ động theo lý thuyết Coulomb: 
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- Tính hệ số áp lực đất chủ động: theo bảng (V-2) chọn 0
0

15
2

30
2

===
ϕδ  

22

2

]
)cos()cos(
)sin().sin(1)[cos(.cos

)(cos

αεδε
αϕδϕδεε

εϕ

−+
−+

++

−
=cdK  

2
00

00
0

02

]
)12cos(15cos

18sin.45sin1[15cos.1

30cos

−
+

=cdK Error! Not a valid link. 

3565,0
]

999,09659,0
309,07071,01[9659,10

866,0

2

2

=
+

=

x
x

Kcd  

- Tính áp lực chủ động: 

mTKHE cdc /085,323565,0.10.8,1.
2
1.

2
1 22 === γ  

Điểm đặt của Ec cách chân tường mH
3

10
3

= . Kết quả thể hiện trên Hình (V-30a) 

2. Xác định áp lực chủ động theo lý thuyết Rankine. 
- Tính hệ số áp lực chủ động theo công thức (V-49) ta có  

35,098,0.
04,025,098,0
04,025,098.0

12cos.
12sin30sin12cos
12sin30sin12cos 0

02020

02020

=
−+

−−
=

−+

−−
=cdK  

- Tính áp lực chủ động: 

  mTKHE cdc /75,3135,0.10.8,1.
2
1

2
1 22 === γ  

- Điểm đặt của Ec cách chân tường mH
3

10
3

= .  

3. Xác định áp lực bị động theo lý thuyết của Rankine  
- Tính hệ số áp lực bị động theo công thức (V-52) ta có  

71,298,0.
04,025,098,0
04,025,098.0

12cos.
12sin30sin12cos
12sin30sin12cos 0

02020

02020

=
−−

−+
=

−−

−+
=bdK  

- Tính áp lực bị động tác dụng lên tường  

mTKHE bdb /9,24371,2.100.8,1.
2
1

2
1 2 === γ  

 So sánh kết quả tính toán, ta thấy tính toán từ hai phương pháp nêu trên cho kết 
quả xấp xỉ nhau, kết quả thể hiện trên hình (V-30b). 

  

α=12 

δ=15

Ec=
31,75T/m

H/3=3,3m

H
 =

10
m

δ=15

α=12 

H/3=3,3m

Ec=
32,085T/m

H
 =

10
m

a) b)  
Hình V-30 
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Trường hợp nếu trên bề mặt của khối đất sau tường chịu tác dụng tải trọng thẳng 
đứng và phân bố đều kín khắp với cường độ q=2T/m2 (Hình V-31) thì ta có thể áp dụng 
phương pháp của Coulomb để tính như sau: 

Theo công thức (V-80) ta có thể tính cường độ áp lực đất tại các điểm trên lưng 
tường: 
 - Tại đỉnh tường (A) lúc đó H=0 

 2
0

0

/6978,0
)12cos(

12cos.1.2.3565,0
)cos(

cos.cos.. mTqKP cdcq =
−

=
−

=
αε
αε

   

 - Tại chân tường (B) lúc đó H=10m 
2/145,76978,0417,66978,03565,0.10.8,1

)cos(
cos.cos... mTqKHKP cdcdcq =+=+=
−

+=
αε
αεγ  

 - Tổng áp lực đất chủ động tác dụng lên 
tường là: 

( )αε
αεγ

−
+=

cos
cos.cos...

2
1 2 HqKKHE cdcdcq  

 mT /063,3910.6978,03565,0.10.8,1.
2
1 2 =+=   

- Điểm đặt của Ecq ứng với trọng tâm của biểu đồ 
cường độ hình thang, nằm cách chân tường một 
đoạn bằng: 
 

m
APBP
APBP

H
cqcq

cqcq 23,4
6978,0145,7
6978,0.2145,7.10.

3
1

)()(
)(.2)(

.
3
1

=
+

+
=

+

+

   

22

α=12 

0,6978T/m

4,23m

δ=15

6,417T/m

H
=

10
m

q

Ec=
39,063T/m

Hình V-31 
Kết quả tính toán được thể hiện trên hình (V-31). 

Bài tập: V-2: Cho một tường chắn cao 10m, lưng tường thẳng đứng và trơn 
nhẵn, đất đắp sau tường là đất dính, mặt đất đắp phẳng và nằm ngang chịu tác dụng của 
tải trọng thẳng đứng phân bố đều với cường độ q=2,5T/m2. Đất đắp có các chỉ tiêu cơ 
lý như sau: γ=1,9t/m3; ϕ=180; c=1,2T/m2

Yêu cầu: Tính và vẽ biểu đồ áp lực đất chủ động tác dụng lên tường trong 
trường hợp không có tải trọng và có tải trọng tác dụng trên mặt đất?  

Để tính toán trong trường hợp này có thể sử dụng phương pháp Rankine hoặc 
Coulomb đều được cả.  

* Tính cường độ áp lực chủ động khi chưa có tải trọng tác dụng: 
 Theo công thức (V-81) ta có: 

cdcdcd KcKzP .2.. −= γ  

Tính hệ số áp lực chủ động: 

 5279,0)7265,0()
2

1845()2/45( 2
0

0202 ==−=−= tgtgKcd ϕ  

Cường độ áp lực đất tại đỉnh tường: 
2

)( /744,15279,0.2,1.22 mTKcP cdAcd −=−=−=  

Cường độ áp lực đất tại chân tường: 

cdcdBcd KcKHP .2..)( −= γ  

              2/2861,85279,0.2,1.25279,0.10.9,1 mT=−=  
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TÝnh z0: m
K
cz

cd

74,1
5279,0.9,1
2,1.2

.
2

0 ===
γ

 

Tính áp lực chủ động tác dụng lên tường chắn, theo công thức (V-49) ta có: 

mTcKHcKHE cdcdcd /2279,34
9,1
2,1.25279,0.10.2,1.25279,0.10.9,1.

2
12.2

2
1 2

2
2

2 =+−=+−=
γ

γ

- Điểm đặt của áp lực chủ động Ecd cách chân tường: m
zH

75,2
3

74,110
3

0 =
−

=
−

 

 Kết quả được thể hiện trên hình (V-32) 
* Khi có tải trọng ngoài tác dụng; cường độ áp lực đất được tính theo công thức 

(V-81): 
 cdcdcdcdq KcqKKzP 2.. −+= γ  

- Tính áp lực do ảnh hưởng của tải trọng ngoài: 
  2/3197,15279,0.5,2. mTKq cd ==
- Tính cường độ áp lực đất tại đỉnh tường: 
 2

)( /425,05279,0.2,1.25279,0.5,2.2. mTKcKqP cdcdAcdq −=−=−=  

- Tính cường độ áp lực đất tại chân tường: 

Error! Not a valid link.- Tính z0:  mq
K
cz

cd

4243,0
9,1
5,2

5279,09,1
2,1.22

0 =−=−=
γγ

 

- Tính áp lực đất chủ động: 

mTabzHOabdtEcdq /9877,456051,9).4243,010(
2
1).(

2
1)( 0 =−=−=∆=  

 
Điểm đặt của áp lực chủ động Ecdq cách chân tường một khoảng: 

 m
zH

1919,3
3

4243,010
3

0 =
−

=
−

 

Kết quả tính toán được thể hiện trên hình (V-33). 

22

Zo=1,74m

E  =34,2279T/m
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Α
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8,2861T/m

H=10m

c®

2,75m

22 9,6051T/m
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Zo=0,4243m
Α
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H=10m
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3,1919m

cdq

b
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Hình V-33 Hình V-32  
 
 
 
 
 
 

§6. NHẬN XÉT PHẠM VI áP DỤNG Lý THUYẾT áP Lực đấT LÊN 
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TƯỜNG CHẮN 
 Từ các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về áp lực đất đối với đất rời, cho thấy 
trong trường hợp cân bằng giới hạn chủ động, mặt trượt theo giả thiết C.A Coulomb 
không khác nhau mấy so với mặt trượt thực tế, do đó trị số áp lực chủ động theo lý 
thuyết Coulomb chỉ nhỏ hơn trị số thực tế rất ít. Nói chung khi ε=δ≤150, thì trị số áp 
lực đất chủ động theo lý thuyết Coulomb phù hợp với thực tế, đặc biệt khi ε=0 sự sai 
khác không đáng kể. Ngược lại theo lý thuyết Coulomb để tính áp lực bị động thì cho 
kết quả khá xa với thực tế. Với góc ma sát trong của đất đắp ϕ=160 thì sai khác 17%, 
ϕ=300 thì sai khác gấp đôi, với ϕ=400 sai khác khoảng 7 lần. Ngoài ra khi góc ma sát 
ngoài δ càng lớn thì sai khác đó cũng lớn, nhất là khi δ≥ϕ/3 thì sai khác tăng lên rõ rệt. 
Vì vậy trong thực tế ít dùng lý thuyết của C.A. Coulomb để xác định áp lực đất bị 
động. Lý thuyết áp lực đất của C.A. Coulomb có thể áp dụng rộng rãi đối với lưng 
tường thẳng đứng hoặc nghiêng, mặt tường trơn nhẵn hoặc nhám, mặt đất nằm ngang 
hoặc nghiêng, nhưng hạn chế đất đắp là đất rời, còn đối với các trường hợp phức tạp 
như đất đắp là đất dính, đất đắp thành lớp, mặt đất có hình dạng tuỳ ý, trên mặt đất 
chịu tải trọng bất kỳ v.v... đều có thể áp dụng lý thuyết áp lực đất của Coulomb bằng 
các phương pháp đồ giải Culman, Rebhan để xác định áp lực đất chủ động rất có hiệu 
quả. 
 Lý thuyết áp lực đất của W.J.W.Rankine xuất phát từ sự phân tích trạng thái 
giới hạn tại một điểm trong khối đất với giả thiết ứng suất phân bố trên mặt tiếp xúc 
giữa đất và tường trong trường hợp có tường và không có tường như nhau, nghĩa là bỏ 
qua ma sát giữa đất và tường. Từ sự phân tích đó Rankine đã xác lập được các công 
thức tính toán áp lực tĩnh của đất lên tường và các công thức xác định giá trị áp lực đất 
lên tường với tất cả mọi trạng thái của đất trong đó có áp lực chủ động và bị động 
(1857). Lý thuyết này không xét đến ma sát giữa đất và tường là một tồn tại lớn, dẫn 
đến sai khác và hạn chế phạm vi ứng dụng lý thuyết của Rankine. Mặc dù vậy, đứng 
trên quan điểm phát triển, lý thuyết áp lực đất của Rankine vẫn rất có giá trị. 
 Lý thuyết áp lực đất của V.V.Xôcôlovski cũng xuất phát từ sự phân tích trạng 
thái giới hạn tại một điểm trong khối đất nhưng có xét đến ảnh hưởng của ma sát giữa 
đất đắp và lưng tường, chính yếu tố này làm cho sự phân bố ứng suất trong khối đất 
thay đổi, trong nền đất có thể xuất hiện nhiều vùng khác nhau với nhứng điều kiện cân 
bằng giới hạn khác nhau. Phương pháp tính toán này đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, 
nên dẫn đến việc áp dụng trong thực tế đối với phương pháp này bị hạn chế, thông 
thường nếu áp dụng trong trường hợp đặc biệt (α=0, ε=0,δ=0) thì các kết quả của 
Xôcôlovski, Rankine và Coulomb gần như trùng hợp nhau. 
 

§7. Một số vấn đề cần chú ý khi tính toán áp lực đất  lên 
tường chắn. 

7.1. Việc chọn các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp :  
  Những chỉ tiêu cơ lý của đất đắp xác định được ở trong phòng thí nghiệm, hoặc 
ở hiện trường dùng để đánh giá tính chất công trình của đất đắp, các tính chất này 
quyết định điều kiện xây dựng công trình, kết cấu, giá thành, tuổi thọ và tính an toàn 
của công trình nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán áp lực đất lên 
tường chắn nói riêng. Vì vậy khi thí nghiệm xác định các chỉ tiêu đó (ϕ, C, γ) cần phải 
chế bị mẫu đất sao cho có trạng thái - "tương tự" với trạng thái làm việc của đất đắp 
sau tường, đồng thời phải coi việc lựa chọn đúng đắn những giá trị tiêu biểu nhất của 
các đặc trưng đó dùng trong các công thức tính toán áp lực, ổn định của công trình là 
một vấn đề cơ bản không thể thiếu được trong nghiên cứu địa chất công trình. 
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  Những đặc trưng tính chất địa chất công trình xác định được từ những mẫu đất 
có kích thước không lớn lấy từ các hố thăm dò hoặc chế bị ở trong phòng thí nghiệm, 
thường không tiêu biểu được cho toàn bộ khối đất hoặc tầng đất đá đang nghiên cứu, vì 
những giá trị của chúng thường rất phân tán ngay cả khi khối đất hoặc tầng đất được 
coi là đồng nhất. Nguyên nhân của sự phân tán này có thể do tính chất không đồng 
nhất của khối đất hay tầng đất, do sự phá hoại cục bộ kết cấu tự nhiên và độ ẩm khi lấy 
mẫu, bảo quản và chuyên chở, do sai số khi xác định chúng trong phòng thí nghiệm 
không kể đến sự không chính xác của thiết bị thí nghiệm hoặc của việc ghi chép v.v..... 
  Vì những lý do kể trên mà trong việc xử lý và chọn các đặc trưng cơ lý của đất 
để phục vụ cho việc tính toán cần phải thận trọng trong khâu lựa chọn này. 
 Mặt khác cũng cần chú ý rằng giá trị và phương tác dụng của áp lực đất dính 
(chủ động và bị động) đều phụ thuộc vào trị số góc ma sát  giữa đất đắp với tường δ 
(góc ma sát ngoài của đất đắp) và lực dính đơn vị tác dụng lên mặt lưng tường. Góc ma 
sát giữa đất đắp với tường và lực dính đơn vị tác dụng lên mặt lưng tường phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như loại và trạng thái của đất đắp, vật liệu làm tường, độ nhám và 
hình dạng mặt lưng tường và điều kiện địa chất thủy văn trong đất đắp, v.v... Hiện nay 
chưa có cách xét chính xác ảnh hưởng của các yếu tố đó tới giá trị góc ma sát ngoài và 
lực dính đơn vị giữa lưng tường và đất đắp mà trong thực tế chúng thường được chọn 
theo kinh nghiệm.  
  Đối với góc ma sát ngoài (δ), nói chung hiện nay các tác giả nghiên cứu về nó 
đều cho rằng giá trị của nó không thể lớn hơn góc ma sát trong (ϕ) của đất.  

Theo T.C.X.D. 57 - 73 : đối với đất rời, nói chung lấy giá trị 2/ϕδ = , nếu có 

căn cứ chắc chắn, có thể chọn giá trị δ như sau : Trường hợp tường có lưng nhám nhiều 
(lưng tường bậc thang), có thể lấy δ = ϕ; trường hợp đất đắp là cát hạt nhỏ bão hòa 
nước và khi trên mặt đất đắp có tải trọng động tác dụng hoặc trường hợp lưng tường 
chắn được phun hoặc trát bitum làm lớp phủ cách nước, có thể lấy δ = 0. 
  Trường hợp đất đắp là đất dính : tiêu chuẩn đề nghị lấy 2/ϕδ <  và trong những 

trường hợp riêng lấy δ = 0. 
  Đối với việc chọn giá trị lực dính đơn vị giữa đất đắp với tường. Theo  
I.P.Prokofev cho rằng khi có lực dính đơn vị thì góc giữa phương áp lực đất với pháp 
tuyến lưng tường sẽ lớn hơn góc ma sát giữa đất với tường δ, từ đó tác  giả đề nghị 
rằng, trên thực tế có thể lấy góc nghiêng giữa phương áp lực đất với pháp tuyến lưng 
tường bằng góc ma sát trong của đất. Vậy có thể xem quan niệm này là một cách xét 
gián tiếp ảnh hưởng của lực dính đơn vị tại mặt lưng tường đối với áp lực đất lên tường 
chắn. 
  Theo K.Terzaghi : quan niệm rằng cường độ chống trượt giữa đất với tường (τ) 
có thể giả thiết tuân theo định luật C.A.Coulomb do đó công thức của τ có dạng sau :  
   τ = p.tgδ + c2             (V-89) 
  Trong đó :  δ - góc ma sát giữa đất và lưng tường 
    c2 - lực dính đơn vị giữa đất và tường. 
  Giả thiết này có ý nghĩa thực tiễn ở chỗ nhờ đó có thể xác định được δ và c2 
bằng thí nghiệm một cách đơn giản, tuy nhiên điều đó không phải bao giờ cũng có thể 
chấp nhận được. 
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  Nói tóm lại, lực dính đơn vị giữa đất đắp và tường có thể xem như bằng không 
trong trường hợp mặt lưng tường tương đối nhẵn và đất đắp ngập trong nước hoặc có 
thể đạt đến giá trị bằng lực dính đơn vị của đất đắp khi mặt lưng tường rất nhám. Dùng 
đất dính để đắp sau tường chắn sẽ kém hiệu quả do đất dính có góc ma sát trong bé, 
hơn nữa lực dính của đất sẽ giảm đi khi bị ngậm nước, vì vậy trong thiết kế đôi khi bỏ 
qua không xét đến lực dính   

7.2. ảnh hưởng của sự nở đất và áp lực thủy động :  
  Khi tường chắn đất, chắn giữ khối đất sau 
tuờng là khối đất dính, thì khi gặp nước khối đất này 
sẽ có hiện tượng tương nở, và do đó làm tăng áp lực 
đất lên tường. Hiện tượng này hiện nay chưa có 
phương pháp tính toán nào đề cập đến, nhưng trên 
thực tế ảnh hưởng của sự nở đất đối với áp lực đất lên 
tường thường được xét đến qua hệ số an toàn.  
  Đối với một số công trình thủy lợi, thường 
gặp trường hợp nước thoát ra từ đất sau tường, do đó 
có thể phát sinh áp lực thủy động, làm ảnh hưởng 
đến trạng thái ứng suất của đất đắp sau tường. Trong 
trường hợp này, thực tế thường được bố trí  vật thoát nước ở lưng tường Hình (V-34) để 
giảm  áp lực đó, nên trong tính toán thường không xét đến ảnh hưởng đó. 
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Hình V-34 

7.3. Biện pháp làm giảm áp lực đất lên tường :  

1

1

c®11

H

γ H K
tấm giảm tải

H

H Kγ 2 2 c®

  Mục đích của việc làm giảm  áp lực ®
lên tường là để giảm kích thước tiết diện  
tường và cuối cùng là để hạ giá thành công 
trình. Tuy nhiên, chỉ trong những trường hợp 
nhất định với những biện pháp thích hợp, thì 
việc giảm áp lực đất lên tường mới đem lại 
được hiệu quả mong muốn. 

ất 

  Để giảm áp lực đất lên tường, thường 
dùng biện pháp chọn loại đất đắp thích hợp 
hoặc thay đổi hình dáng tiết diện tường. 

Hình V-35 

  Nếu đất đắp có trọng lượng đơn vị nhỏ, 
góc ma sát trong và lực dính lớn thì áp lực đất lên tường sẽ nhỏ. Nhưng trong thực tế 
khó chọn được loại vật liệu lý tưởng như vậy, mà thường dùng các loại đất tại nơi xây 
dựng. Khi đắp đất sau tường, nếu đầm nện tốt, cũng có thể làm giảm áp lực chủ động 
lên tường. Nói chung, nếu không có yêu cầu phòng thấm thì có thể dùng vật liệu hạt to 
như cát, sỏi, đá khối,v.v... đắp sau tường. Nhưng đối với tường chắn của các công trình 
thủy lợi thường không cho phép thấm  trong khối đất đắp, mặt khác nhiều khi phải tận 
dụng các vật liệu tại chỗ, nên cũng thường dùng đất dính đắp sau tường. Trong trường 
hợp này, khi tính toán áp lực đất chủ động, phải kể đến ảnh hưởng của lực dính, nhưng 
cần thận trọng trong việc chọn trị số lực dính tính toán, mặt khác cần phải chú ý tới 
ảnh hưởng của tính nở của đất tới áp lực đất tác dụng lên tường. 
  Thay đổi hình dạng tiết diện tường cũng là một biện pháp  phổ biến để làm giảm 
áp lực đất lên tường. Hình (V-35) trình bày loại kết cấu tường thường gặp trong thực tế.
 Trường hợp tường có chiều cao lớn, để giảm  áp lực của đất một cách tốt nhất ở 
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phía sau tường, tại chiều sâu nào đó cần làm một tấm giảm tải (Hình V-35). Tấm giảm 
tải này chia tường thành hai đoạn, đất đắp ở dưới tấm giảm tải gây ra áp lực chủ động ở 
đoạnh H2. Nếu tấm giảm tải vươn ra đủ lớn thì hiệu quả làm giảm áp lực lên tường ở 
đoạn H2 càng lớn, vì lúc đó đất đắp trên tấm giảm tải coi như không gây ảnh hưởng đối 
với lưng tường H2 .   
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